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Lời giới thiệu

Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta có : "Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu …", thế nhưng thực tế đất nước ta luôn nghèo và được xếp vào vị trí của những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. 

Một trong những nguyên nhân cơ bản vẫn là "hiệu quả" ! Chúng ta từng nghe quá trình làm ăn kém hiệu quả, lãng phí  các nguồn lực, sử dụng không đúng mục đích … Tất cả các vấn đề này đều lấy hiệu quả làm trọng tâm để đánh giá. Vậy hiệu quả là gì ? Tại sao chúng ta phải lấy hiệu quả làm trọng tâm của các hoạt động kinh tế ? Tại sao chúng  ta phải nâng cao hiệu quả ? … 

Trong bài viết này tôi không có tham vọng đánh giá hiệu quả ở tầm quốc gia (tầm vĩ mô) nhưng tôi xin đề cập và nhấn mạnh đến một số ảnh hưởng tác động, các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả trong một doanh nghiệp (ở tầm vi mô). Qua đó thấy được tầm quan trọng của hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả trong ngành nói riêng. Đó cũng là ý tưởng nâng cao hiệu quả chung của toàn xã hội, bởi vì các doanh nghiệp là thực thể cấu tạo nên nền kinh tế vi mô - hiệu quả của nó chúng là hiệu quả của quốc gia. 

Cũng trong bài viết, bố cục được chia làm 3 chương : Chương I : Lý luận chung về Đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp.; Chương II : Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội; Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội… 

Do trình độ và thời gian có hạn và trình độ tìm hiểu thực tế có hạn vậy em xin được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế đầu tư và sự đóng góp ý kiến của Quý Công ty.  
Hà nội, tháng 04 năm 2005 

                                                                        Người thực hiện
         Nguyễn Thu Thuỷ
Chương I 
 Lý luận chung về đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

I. Đầu tư của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 
1. Khái niệm về đầu tư và vai trò của đầu tư  

1.1.  Đầu tư : 
 Là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội... 

    dưới góc độ tài chính thì đầu tư là một chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận về một chuỗi những dòng thu.

    Dưới góc độ tiêu dùng thì đầu tư là sự hi sinh tiêu dùng hiện tại để thu được mức tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai.

    Khái niệm chung: Đầu tư là việc bỏ vốn hoặc chi dùng vốn cùng các nguồn lực khác ở hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả có lợi trong tương lai.

Nguồn lực đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá …) tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật …) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc có năng suất trong nền sản xuất xã hội. 

1.2. Vai trò đầu tư 
Chủ yếu là mang lại những kết quả. Trong những kết quả đã đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại là các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn (chủ đầu tư), mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ người chủ đầu tư mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng. Lợi ích trực tiếp do sự hoạt động của Nhà máy này đem lại cho người đầu tư (chủ đầu tư) là lợi nhuận, còn cho nền kinh tế là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho sản xuất và cho sinh hoạt) tăng thêm của nền kinh tế, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động …

Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn của người lao động tăng thêm không chỉ có lợi cho chính họ (để có thu nhập cao, đơn vị cao trong xã hội) mà còn bổ sung cho nguồn lực có kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ và kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.

Mục tiêu của mọi công cuộc đầu tư là đạt được những kết quả lớn hơn so với những hy sinh mà chủ đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư. Kết quả này càng lớn, nó càng phản ánh hiệu quả đầu tư cao - Một trong những tiêu chí quan trọng đối với từng cá nhân, từng đơn vị khi tiến hành đầu tư, là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
1.2.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế.

- Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học-công nghệ của đất nước. Công nghệ là trung tâm của CNH. Đầu tư là điều kiện kiên quyết của sự phát triển và tăng cường khả năng công nghệ của đất nước hiện nay.

Có hai con đường cơ bản để có công nghệ là tự nghiên cứu phát minh ra công nghệ và nhập công nghệ từ nước ngoài. Dù là sự nghiên cứu hay nhập nó thì cũng cần có vốn đầu tư.  Mọi phương án đổi mới công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư sẽ là những phương án không khả thi.

- Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Muốn giữ tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình thì tốc độ đầu tư phải đạt từ 5-20% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước.

ở các nước phát triển, ICOR thường lớn từ 5-7, ở các nước chậm phát triển ICOR thấp từ 2-3. Đối với các nước đang phát triển, phát triển về bản chất được coi là vẫn đề đảm bảo các nguồn vốn đầu tư đủ để đạt được một tỉ lệ tăng thêm sản phẩm quốc dân dự kiến.

   Có sự khác nhau trên là vì chỉ tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cơ cấu kinh tế và hiệu quả đầu tư trong các nghành các vùng lãnh thổ cũng như phụ thuộc vào hiệu quả của chính sách kinh tế nói chung. Thông thường ICOR trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp, ICOR trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế chủ yếu do tận dụng năng lực. Do đó ở các nước phát triển, tỉ lệ đầu tư thấp thường dẫn đến tốc độ tăng trưởng thấp.

   2.2. Đối với các cơ sở vô vị lợi 
Đây là hoạt đọng không thể thu lợi cho bản thân mình. Hoạt động này đang tồn tại, để duy trì sự hoạt động, ngoài tiến hành sửa chữa lớn định kì các cơ sở vật chất-kĩ thuật còn phải thực hiện các chi phí thường xuyên tất cảc những hoạt động và chi phí này đều là những hoạt động đầu tư.

2.3. Trên góc độ vi mô
Đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở.

Chẳng hạn, để tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho sự ra đời của bất kì cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp đặt máy móc trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một kì của các cơ sở vật chất kĩ thuật vừa được tạo ra. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu tư. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang tồn tại sau một thơi gian hoạt động, các cơ sở vật chất-kĩ thuật các cơ sở này hao mòn, hư hỏng. Để duy trì được sự hoạt động bình thường cần định kì tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay đổi các cơ sở vật chất - kĩ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi thời, cũng có nghĩa là phaỉ đầu tư.
3 - Phân loại đầu tư. 

Đầu tư có thể được phân ra nhiều loại tuỳ theo giác độ nghiên cứu:

- Theo lĩnh vực công năng, ví dụ: Đầu tư cho nghiên cứu khoa học, cho dây chuyền sản xuất, cho tiêu thụ sản phẩm, cho công tác quản trị.

- Theo loại tài sản, ví dụ: Đầu tư cho tài sản vật chất như đất đai, nhà cửa, máy móc, dự trữ sản xuất; đầu tư tài chính như mua ngân phiếu, cổ phiếu, đầu tư cho tài sản chi phí vật chất như nghiên cứu khoa học, quảng cáo, đào tạo dịch vụ …

- Về mặt tác dụng đối với tiềm năng sản xuất của doanh nghiệp, ví dụ: Đầu tư  thành lập, thay thế hợp lý hoá sản xuất, dự trữ mở rộng năng lực sản xuất. Trong cơ chế thị trường ta còn phân biệt giữa các đầu tư mang tính công cộng cho ngân quỹ Nhà nước hay cho phúc lợi công cộng chi. 

Ví dụ: Xây dựng đường giao thông, bệnh  viện, trường học, công trình bảo vệ môi sinh … So với đầu tư mang tính tư nhân thì đầu tư có tính công cộng có những đặc thù riêng trong tính toán thu chi. Lợi ích của đầu tư có thể được tính thông qua đại lượng mà được coi là mục tiêu của đầu tư, ví dụ: Tần số sử dụng giao thông, cầu, bệnh viện … việc lượng hoá và ghi nhận một cách chính xác trên cơ sở thiết bị đo tính những đại lượng hiệu ích thường rất khó khăn. Trong những đầu tư của tư nhân, ví dụ: Đầu tư cho lĩnh vực xã hội hay cho công tác quản trị cũng đều có khó khăn tương tự.
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Hình 1: Phân loại đầu tư

4 - Đầu tư trong doanh nghiệp.

4.1. Doanh nghiệp

Có thể nói doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân.sự phát triển mạnh mẽ của mỗi tế bào tạo nên sự tăng trưởng của nền kinh tế .

Chức năng của doanh nghiệp là thực hiện một số khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của xã hội với những nguồn lực hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hoá, phục vụ cho nhu cầu thị trường và Quốc tế.

Doanh nghiệp thực hiện đồng thời cả hoạt động sản xuất ra hàng hoá, dịch vụ và hoạt đọng kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường. Các doanh nghiệp đóng vai trò cung cấp, tạo ra sản phẩm sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường, đồng thời lại là người cần vốn khi nó đóng vai trò quyết định thuê, mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong trường hợp các doanh nghiệp có thể giữ vai trò là người mua, vừa là người bán nếu có mục đích kinh doanh xác định. Vì vậy khi đưa ra khái niệm doanh nghiệp cũng có nhiều điểm khác nhau:

Doanh nghiệp là một tổ chức hay là một đơn vị kinh doanh được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các mục đích kinh doanh. Trong đó kinh doanh được hiểu là việc thực hiện một số hay tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Dưới góc độ xã hội:

Doanh nghiệp được hiểu là một cộng đồng người được liên kết lại với nhau để chung hưởng những thành quả do việc sử dụng tài nguyên hiện có của doanh nghiệp.

Dưới góc độ pháp luật:

   Doanh nghiệp được hiểu là tập thể người, được tổ chức theo hình thức nhất định, phù hợp các quy định của pháp luật, có tài khoản riêng trực tiếp sản xuất kinh doanh theo phương hoạch toán kinh doanh dưới quản lí nhà nước.

Vậy ta có thể đưa ra kết luận chung về quản lí kinh doanh đó là: “Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được thành lập theo những quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, đồng thời kết hợp với mục tiêu kinh tế của xã hội”. Với khái niệm này doanh nghiệp bao gồm các mục tiêu kinh tế, xã hội. Song trong kinh doanh mục tiêu kinh tế vẫn là quyết định còn mục tiêu xã hội thường được đặt ra với các tổ chức kinh tế thuộc tổ chức nhà nước
4.2. Đầu tư phát triển: 

Doanh nghiệp được biểu hiện là việc mua sắm độc lập một tài sản hay một tổ hợp tài sản trong giai đoạn kế hoạch được gọi là đối tượng đầu tư. Về mặt kinh tế, nó được đặc trưng bởi chi phí mua sắm (lượng vốn đầu tư) cũng như các số dư theo chi trong thời gian sử dụng tài sản cho sản xuất ở doanh nghiệp, cho thuê mướn và bán đi để tiếp tục sử dụng vào mục đích khác. Số liệu chi phí có thể là số liệu thực khi nghiên cứu một đối tượng đầu tư đã được thực hiện hay số liệu kế hoạch khi nó còn đang trong giai đoạn kế hoạch. Sở dĩ, nói đầu tư là việc mua sắm độc lập vì việc ra quyết định đầu tư phải dựa vào cơ sở tính toán và đánh giá chứ không thể là hậu quả của một quyết định chủ quan nào đó. Chi phí mua sắm đối tượng đầu tư thường được chia nhỏ và phân theo thời gian, ví dụ: Việc phân bổ vốn ở các công trình xây dựng cơ bản. Để đánh giá một dự án đầu tư cần có chi phí mua sắm cùng với các số liệu thu chi kế hoạch thường xuyên và các số liệu hữu ích khác. Chúng hình thành nên dòng thu chi hay còn gọi là dòng tiền mặt. Dòng thu chi kế hoạch phụ thuộc vào vị trí trạng thái của số liệu trong tương lai và được ước tính trong hoàn cảnh chưa lường hết những khả năng sẽ xảy ra trong thực tế.

Do việc đặc trưng hoá đối tượng đầu tư hàng dòng tiền mặt, nên đã bỏ qua những đại lượng không qui đẫn ra tiền của đối tượng đầu tư. Thường đấy là những đại lượng phản ánh những nhân tố về trình độ kỹ thuật và công nghệ, mang tính xã hội và pháp lý cũng như hiệu ích gián tiếp hay hiệu ích ngoại mà đối tượng đầu tư mang lại, ví dụ: Việc ô nhiễm không khí, nguồn nước, gây tiếng động. Những đại lượng này được kết hợp với các chỉ tiêu kinh tế khác khi xét để ra quyết định chính thức về đầu tư hay cùng được xử lý và giải quyết song song, ví dụ: Bằng phương pháp phân tích quản trị sử dụng.

Với những quan điểm này, ở đây ta không quan tâm đến việc liệu đối tượng đầu tư trở thành chủ sở hữu riêng của doanh nghiệp - chủ đầu tư hay không?. Việc đánh giá quá trình đầu tư này có thể áp dụng cho các dự án đầu tư bình thường, các dự án thuê mướn tài sản theo kiểu Leasing khá phổ biến ở Tây âu và Hoa Kỳ hiện nay, hay đơn giản hơn là các phương thức quảng cáo hàng hoá - sản phẩm của doanh nghiệp.

4.2. Đầu tư và tài chính trong doanh nghiệp: 

Cũng liên quan đến lĩnh vực thu chi. Thường được biểu hiện là việc sử dụng khai thác lại các phương tiện tài chính. Còn ngược lại, tài chính bao hàm việc tìm kiếm nguồn vốn và trả lại tiền vay cộng với phần lãi và các điều kiện tín dụng cũng như các biện pháp khác làm sao doanh nghiệp vẫn đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài chính. Như vậy, đầu tư và tài chính trở thành hai mặt trong nền kinh tế doanh nghiệp. Nó tuy khác nhau song lại có mối quan hệ chặt chẽ  - Hai mặt của vấn đề. Do mối liên quan này, các mô hình tối ưu khác để kế hoạch hoá công việc đầu tư và các biện pháp tài chính đã được xây dựng và phát triển. Theo BUSSE VON COLBE/LASSMANN ở Đức.

 Người ta xây dựng mô hình trên cơ sở giả thiết một thị trường vốn không dư thừa và kết quả đầu tư là an toàn. Ngược lại, ở Hoa Kỳ lại giả định thị trường vốn đầu tư dư thừa và các kết quả đầu tư không an toàn. Hai hướng giải quyết này đều có cái chung là dựa trên cơ sở các giá tại thu chi tiền mặt của quá trình đầu tư đem lại. Song ở đây các kết quả không thể lượng hoá được, đều chưa được đem vào giải. Thường việc đầu tư được đặc trưng bởi một dòng tiền mặt xuất phát bằng chi, một số âm. Song có những trường hợp đặc biệt xuất phát bằng thu, ví dụ : Khi đầu tư thay thế tài sản cũ được thanh lý, hay dòng tiền mặt lại vừa có số dư thu chi hàng năm (số âm và dương) như trong trường hợp thuê mứn tài sản. Còn quá trình tài chính lại được bắt đầu từ thu, song cũng có trường hợp lại bằng chi, ví dụ : Phải trả tiền lệ phí hoàn tất thủ tục vay vốn.

ý tưởng chung của đầu tư và tài chính là lựa chọn phương án lợi nhất hay xác định dự án đầu tư và tài chính bằng mô phỏng, đều lựa dựa trên cơ sở dòng tiền mặt và như vậy sẽ áp dụng những phương pháp tính toán giống nhau. Những phương pháp này gọi là tính toán đầu tư. Nếu những quyết định về đầu tư và tài chính không phụ thuộc lẫn nhau thì giữa chúng phải có những điểm quan hệ nhất định. Trong lý thuyết đầu tư, nhìn chung những mối quan hệ hiện có trên thị trường vốn giữa cầu vốn và cung vốn thì không đa dạng; những đầu tư động mà có liên quan đến mức lãi suất tính toán trong doanh nghiệp.

II. Phương pháp Xác định hiệu quả của hoạt động đầu tư 

1. Xác định kết quả của hoạt động đầu tư 

1.1. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện

Khối lượng vốn đầu tư thực hiện là tổng số tiền để tiến hành các hoạt động của các công cuộc đầu tư bao gồm các chi phí cho công tác xây lắp, chi phí cho công tác mua sắm thiết bị và các chi phí khác theo quy định của thiết kế dự toán được ghi trong dự án đầu tư đã được duyệt.

* Chi phí xây lắp:

-  Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ để giảm vốn đầu tư.

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng 

- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình

- Chi phí lắp đặt thiết bị 

* Chi phí thiết bị:

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình).

- Chi phí vận chuyển từ cảng và nơi mua đến công trình. Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container, chi phí bảo quản, bảo dưỡng...

- Thuế và chi phí bảo hiểm thiết bị công trình

* Chi phí khác:

- ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

+ Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A hoặc dự án nhóm B, báo cao nghiên cứu khả thi đối với dự án nói chung và các dự án chỉ thực hiện lập báo cáo đầu tư.

+ Chi phí tuyên truyền, quảng cao dự án.

+ Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án.

+ Chi phí và lệ phí thẩm định báo cao nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

· ở giai đoạn thực hiện đầu tư:

+ Chi phí khởi công công trình

+ Chi phí đễn bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi.

+ Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất

+ Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm, chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư.....

+ Chi phí ban quản lý dự án

+ Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình  (nếu có).

+ Chi phí kiểm định vật liêuk đưa vào công trình.

+ Lệ phí địa chính 

· Giai đoạn kết thúc xây dựng 

+  Chi phí thực hiện việc quy đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình.

+ Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công...

+  Chi phí thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao công trình.

+ Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và các cán bộ quản lý sản xuất 

+ Chi phí thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử.

+ Chi phí nguyên, vật liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải, có tải.

1.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm 

- Tài sản cố định huy động là công trình hay hạng mục công trình, đối tượng xây dựng có khẳ năng phát huy tác dụng độc lập đã kết thúc qúa trình xây dựng, mua sắm, đã làm xong thủ tục nghiệm thu sử dụng, có thể đưa ra vào hoạt động được ngay.

- Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ của các tài sản cố định đã được huy động vào sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ theo quy địnhđược ghi trong dự án đầu tư.

Nói chung, đối với các công cuộc đầu tư quy mô lớn, có nhiều đối tượng, hạng mục xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập thì được áp dụng hình thức huy động bộ phận sau khi từng đối tượng, hạng mục đã kết thúc quá trình xây dựng, mua sắm, lắp đặt. Còn đối với các công cuộc đầu tư quy mô nhỏ, thời gian thực hiện đầu tư ngắn thì áp dụng hình thức huy động tàon bộ khi tất cả các đối tượng, hạng mục công trình đã kết thức quá trình xây dựng, mua sắm và lắp đặt.

Các tài sản cố định được huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là sản phẩm cuối cùng của các công cuộc đầu tư, chúng có thể được biểu hiện bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Các chỉ tiêu biểu hiện bằng hiện vật như số lượng các tài sản cố định được huy động (số lượng nhà ở, bệnh viện, cửa hàng, trường học, nhà máy....). Công suất hoặc năng lực phát huy tác dụng của các tài sản cố định được huy động ( Số căn hộ, mét vuông nhà ở, số chỗ ngồi ở rạp hát, trường học...)

Chỉ tiêu giá trị các tài sản cố định được huy động tính theo giá trị  dự toán hoặc giá trị thực tế tuỳ thuộc mục đích sử dụng chúng trong công tác nghiên cứu kinh tế hay quản lý hoạt động đầu tư. Cụ thể giá trị dự toán được sử dụng làm cơ sở để tính giá trị thực của tài sản cố định, để lập kế hoạch về vốn đầu tư và tình khối lượng vốn đầu tư thực hiện. Giá trị dự toán là cơ sở để tiến hành thanh quyết toán giữa chủ đầu tư và các đơn vị nhận thầu.

Còn giá trị thực tế của các tài sản cố định huy động được sử dụng để kiểm tra việc thực hiện kỷ luật tài chính, dự toán đối với các công cuộc đầu tư từ nguồn ngân sách cấp, để ghi vào bảng cân đối tài sản cố định của cơ sở, là cơ sở để tính mức khấu hao hàng năm, phục vụ công tác hoạch toán kinh tế của cơ sở, đánh giá kết quả hoạt động tài chính của cơ sở.

2. Xác định hiệu quả của hoạt động đầu tư   

Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là phạm trù kinh tế quan trọng biểu hiện quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế mà xã đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được hiệu quả đó.

Kết quả được đem ra so sánh có thể là kết quả ban đầu, trung gian hoặc kết quả cuối cùng. Tương ứng, có các chỉ tiêu hiệu quả khác nhau, có những tác dụng khác nhau. Kết quả được nói ở đây có thể là kết quả trực tiếp, kết quả gián tiếp với các mức độ khác nhau.

Chi phí được chọn để so sánh cũng bao gồm nhiều loại khác nhau: Chi phí thường xuyên, chi phí một lần (nguồn lực của nền sản xuất xã hội). Tương ứng cũng có các chỉ tiêu hiệu quả khác nhau, có tác dụng khác nhau.

Hiệu quả kinh tế có thể được xác định bằng cách so sáng tương đối. Chỉ tiêu hiêu quả được tính từ các loại so sánh trên, có tác dụng khác nhau trong đánh giá và phân tích  kinh tế.

2.1  Hiệu quả của đầu tư. 

2.1.1. Hiệu quả đầu tư: 

Là khái niệm mở rộng và tổng hợp, là phạm trù kinh tế khách quan của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Sự hoạt động của các qui luật kinh tế khách quan và của qui luật kinh tế  cơ bản khác của cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, đòi hỏi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong đó có hoạt động đầu tư phải đem lại hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội, đồng thời cũng tạo ra những điều kiện để cho mọi hoạt động sản xuất, kinh  doanh, dịch vụ đạt được hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội ngày càng cao.

Hiệu quả của đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế, xã hội đạt được với chi phí đầu tư bỏ ra để đạt được kết quả đó trong một thời kỳ nhất định. Trên giác độ nền kinh tế quốc dân, hiệu quả của đầu tư được thể hiện tổng hợp ở mức độ thoả mãn của đầu tư đối với nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Xét theo phạm vi từng ngành, từng doanh nghiệp, từng giải pháp kỹ thuật thì hiệu quả của đầu tư được thể hiện ở mức độ đáp ứng những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội đã đề ra cho ngành, cho doanh nghiệp, cho từng giải pháp kỹ thuật khi thực hiện đầu tư.

2.1.2  Hiệu quả của đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 

Là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự phát triển theo chiều rộng hay chiều sâu (tuỳ theo loại hình đầu tư, đầu tư thành lập (đầu tư ban đầu) hay đầu tư thường xuyên). Nó phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực trong quá trình sản xuất và tái sản xuất, nhu cầu thị trường và qui mô sản xuất … nhằm thực hiện  mục tiêu của doanh nghiệp. Nó là chỉ tiêu tương đối được biểu hiện bằng kết quả đầu tư  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp so với chi phí đầu tư ban đầu hay chi phí đầu tư tái sản xuất (chỉ tiêu hiệu quả thuận) hoặc ngược lại (chỉ tiêu hiệu quả nghịch). Các chỉ tiêu này còn được gọi là chỉ tiêu năng suất.

2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư (SXKD của DN). 

Nguyên tắc chung để tính các chỉ tiêu hiệu quả của đầu tư là lần lượt so sánh các kết quả do đầu tư đem lại với chi phí vốn đầu tư đã được thực hiện để thu được các kết quả đó. Tiếp đến so sánh kết quả tính được với định mức hoặc kế hoạch với các thời kỳ trước, với các công cuộc đầu tư cùng tính chất. Chẳng hạn, nếu gọi E0 là chỉ tiêu hiệu quả định mức, E1 là chỉ tiêu hiệu quả thực tế, trong đó:

	E1 =
	Kết quả đạt được

	
	Chi phí vốn tương ứng


 + Nếu E1 
[image: image1.wmf]³

 E0  Thì công cuộc đầu tư là có hiệu quả.

+ Nếu E1 ( E0  Thì công cuộc đầu tư không đạt tiêu chuẩn hiệu quả.

Các kết qủa do hoạt động đầu tư đem lại cho cơ sở, cho nền kinh tế rất đa dạng và là điều tất yếu của quá trình thực hiện đầu tư. Các kết quả đó có thể là lợi nhuận thuần, là mức tăng năng suất lao động, là số lao động có việc làm do hoạt động đầu tư tạo ra, là mức tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, tăng GDP …

Do đó, để phản ánh hiệu quả của hoạt động đầu tư, người ta phải sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu. Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh của hiệu quả và được sử dụng trong những điều kiện nhất định. Trong đó, chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên tiền có giá trị thay đổi theo thời gian nên khi  sử dụng các chỉ tiêu bằng tiền phải đảm bảo tính so sánh về mặt giá trị theo thời gian.

Tuỳ thuộc phạm vi phát huy tác  dụng và bản chất của hiệu quả (thống kê) sử dụng những hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khác nhau  sau đây:

2.2.1.  Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính 

Chỉ tiêu này được sử dụng để xem xét hiệu quả của đầu tư đối với những dự án đầu tư hoặc đầu tư của doanh nghiệp.

2.2.1.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư.

- Chỉ tiêu sinh lời của vốn đầu tư :  Còn gọi là hệ số thu hồi vốn đầu tư. Chỉ tiêu này phản  ánh mức (lợi nhuận ròng) ( lợi nhuận thuần) thu được từ một đơn vị đầu tư (1000đ hoặc 1 triệu đồng …) được thực hiện, ký hiệu là RR, công thức tính chỉ tiêu này có dạng sau đây:
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Trong đó: 
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Wipv: Lợi nhuận thuần thu được năm i tính theo mặt bằng giá trị các kết quả đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.

Iv0: Tổng sô tiền vốn đầu tư thực hiện tính đến thời điểm các kết quả đầu tư của dự án bắt đầu phát huy tác dụng.

( Nếu tính cho  toàn bộ công cuộc đầu tư của dự án thì chỉ tiêu thu nhập thuần toàn bộ công cuộc đầu tư tính cho 1.000 ® hay 1 triệu đồng vốn đầu tư được tính như sau:
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Trong đó:

 NPV: Tổng thu nhập thuần của cả đời một dự án đầu tư tính ở các mặt bằng thời gian khi các kết quả đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.
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: Tổng lợi nhuận thuần cả đôi dự án.

SVpv: Giá trị thanh lý tính theo mặt bằng thời gian khi dự án bắt đầu phát huy tác dụng.

RRi và npv: Càng nhỏ càng tốt (Mininum)

npv < 1

-  Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của vốn tự có :  Vốn tự có là một bộ phận của vốn đầu tư, là một yếu tố cơ bản để xem xét tiềm lực tài chính cho việc tiến hành các công cuộc đầu tư của các cơ sở không được ngân sách tài trợ. Nếu vốn phải đi vay ít, tổng tiền trả lãi vay ít. Tỷ suất sinh lời vốn tự có càng cao và ngược lại. Công thức tính có dạng sau đây : 

( Nếu tính cho 1 năm hoạt động: 
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Trong đó: 

- E1: Vốn tự có bình quân năm i của dự án.

- Wi: Lợi nhuận thuần năm i của dự án.

(: Nếu tính cho toàn bộ công cuộc đầu tư dự án.
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Trong đó: 

- NPV: Tổng thu nhập thuần cả đời dự án ở mặt bằng thời gian khi các kết quả đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.

- Epv: Vốn tự có bình quân của cả đời dự án tính ở mặt bằng thời gian khi công trình đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.

upvE: Càng lớn càng tốt.

- Chỉ tiêu sô lần quay vòng của vốn lưu động: Vốn lưu động là một bộ phận của vốn đầu tư. Vốn lưu động quay vòng càng nhanh, càng cần ít vốn và do đó tiết kiệm vốn đầu tư và trong những điều kiện không đổi thì tỷ suất sinh lời của vốn đầu càng cao. Công thức tính chỉ tiêu này có dạng sau đây:
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Trong đó:  - oi: Doanh thu thuần năm i của dự án.

- 
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hoặc:                         
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Trong đó:  - 
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: Doanh thu thuần bình quân năm cả đời dự án.

- 
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: Vốn lưu động bình quân năm cả đời dự án.
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- Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư: Là thời gian mà các kết quả của quá trình đầu tư cần hoạt động để có thể thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra từ lợi nhuận thuần thu được.

Công thức tính toán như sau: 
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Trong đó: - 
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[image: image20.wmf]T

và T: Thời gian thu hồi vốn đầu tư tính theo tháng, quí hoặc năm.

- Chỉ tiêu chi phí thấp nhất: Trong trường hợp các các điều kiện khác như nhau (đời dự án, doanh thu thuần …).

(   Tính toàn bộ cho công cuộc đầu tư của dự án:
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Trong đó: - 
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Chi phí hoạt động bình quân năm tính theo giá trị ở mặt bằng khi đưa dự án vào hoạt động.

- T: Đời hoạt động của dự án đầu tư.

( : Tính bình quân cho một năm hoạt động của các kết quả đầu tư của  dự án:            
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- Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ IRR: Là tỷ suất lợi nhuận nếu được sử dụng để tính chuyển các khoản thu chi của toàn bộ công cuộc đầu tư về mặt bằng thời gian ở hiện tại sẽ làm cho tổng thu cân bằng với tổng chi. Công cuộc đầu tư được coi là có hiệu quả khi: IRR ( IRR định mức. ở đây IRRđịnh mức có thể là lãi suất đi vay nếu phải vay vốn để đầu tư, có thể là tỷ suất lợi nhuận định mức do nhà nước quy định nếu vốn đầu tư do ngân sách cấp, có thể là định mức chi phí cơ hội nếu sử dụng vốn tự có để đầu tư. Bản chất của IRR được thể hiện trong công thức sau đây : 
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Để tính IRR có thể áp dụng các phương pháp sau đây : 

(  Sử dụng vi tính nếu đã có chương trình phần mềm phù hợp. 

( Thử dần các giá trị của tỷ suất chiết khấu r (o < r < ( ; với r tính theo hệ số) vào vị trí của IRR trong công thức trên. Trị số nào của r làm cho công thức trên bằng 0, đó chính là IRR. Phương thức này mất nhiều thời gian và mò mẫm. 

( Vẽ đồ thị : Lập hệ trục toạ độ với các độ đo xác định trên trục hoành và trục tung. Trục tung biểu thị các giá trị thu nhập thuần quy về mặt bằng hiện tại NPV, trục hoành biểu thị các tỷ suất chiết khấu r tính theo hệ số. Trên trục hoành lần lượt lấy các giá trị r1, r2, r3 … thay vào vị trí của IRR trong công thức trên ta lần lượt tìm được các giá trị thu nhập ròng tương ứng NPV1, NPV2, NPV3, … Trên trục tung kẻ các đường vuông góc với trục hoành. Các đường này sẽ vuông góc với các đường kẻ từ ứng NPV1, NPV2, NPV3, … tại các điểm tương ứng. Nối các điểm giao nhau lại ta được một đường cong. Đường cong này cắt trục hoành tại một điểm, ở đó NPV = 0 và điểm đó chính là IRR.  Phương pháp này đòi hỏi phải vẽ rất chính xác hoặc sử dụng các phần mềm vi tính. 

	[image: image65.wmf]áp dụng công thức sau đây từ đồ thị : 
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Với r2 > r1 ; r2 - r1 ( 5% 

NPV1 > 0 và gần 0 ; NPV2 < 0 và gần 0 
	


- Chỉ tiêu điểm hoà vốn :  Chỉ tiêu này cho thấy số sản phẩm cần sản xuất hoặc tổng doanh thu cần thu do bán số sản phẩm đó đủ để hoàn lại số chi phí đã bỏ  ra từ đầu đời dự án.  Chỉ tiêu này càng nhỏ càng tốt, mức độ an toàn của dự án càng cao, thời hạn thu hồi vốn càng ngắn. 

Chỉ tiêu này có thể được biểu hiện bằng số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ từ đầu đời  dự án nếu dự án sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm hoặc biểu thị bằng tổng doanh thu do bán tất cả các sản phẩm do dự án sản xuất từ đầu đời dự án đến khi cân bằng với tổng chi phí đã bỏ ra. Có hai phương pháp tính chỉ tiêu này : 

* Phương pháp đại số : Nhằm tìm ra công thức lý thuyết xác định điểm hoà vốn, mối quan hệ giữa điểm hoà vốn với các yếu tố có liên quan và bản chất của các mối quan hệ này, từ đó có biện pháp tác động vào các yếu tố có tác dụng hoà vốn. Theo phương pháp này, chúng ta giả thiết gọi X là số sản phẩm được sản xuất trong cả đời dự án, x là số sản phẩm cần sản xuất để đạt được hoà vốn, (  là tổng định phí, v là biến phí tính cho một sản phẩm.  P là giá bán một sản phẩm, Y là tổng doanh thu do bán sản phẩm và bằng chi phí tại điểm hoà vốn. Từ những giả thiết này ta có hệ phương trình : 

Y0 = x. P : Đây là phương trình doanh thu. 

Y0 = xv + ( : Đây là phương trình chi phí. 

Tại điểm hoà vốn : Y0 = YC hay 
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 Đây là công thức xác định điểm hoà vốn lý thuyết. 

Có 3 nhân tố tác động đến x, (, P và v. Trong đó x tỷ lệ thuận với (, tỷ lệ nghịch với (P - v), x càng nhỏ càng tốt. Trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm, phải tính  (đến) chỉ tiêu doanh thu hoà vốn: 
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Trong đó :  m  - số loại sản phẩm 

Pi - Giá bán 1 sản phẩm i 

vi - Biến phí của một sản phẩm i. 

xi - Số sản  phẩm i ;  
[image: image28.wmf]n
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* Phương pháp đồ thị :  Lập một hệ trục toạ độ, trục hoành biểu thị số lượng sản phẩm. Trên trục tung lấy 1 đoạn thẳng ( kẻ song song với trục hoành. Đó là đường biểu diễn chi phí cố định (định phí). Từ góc độ toạ độ kẻ đường chi phí khả biến (biến phí). Từ điểm ( trên trục tung kẻ một đường song song với đường biến phí ta được đường tổng chi phí : Y = xv + (. Từ góc toạ độ vẽ đường doanh thu Y = x. P. Đường này cắt đường Y = xv + ( tại một điểm. Điểm đó chính là điểm hoà vốn. Từ giao điểm này kẻ một đường thẳng góc với trục hoành. Điểm giao nhau giữa đường này và trục hoành chính là điểm biểu diễn số sản phẩm cần sản xuất để đạt được mức hoà vốn - gọi là điểm hoà vốn x0. 

	Trong sơ đồ bên, đoạn Ox0 biểu thị mức hoạt động cho đến khi đạt hoà vốn. Ox0 càng ngắn so với Ox (đời dự án) thì càng tốt. 
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2.2.1.2. Đối với doanh nghiệp, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của đầu tư được tính như sau : 

- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư trong năm (RRi) hoặc bình quân năm thời kỳ nghiên cứu 
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( Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư từng năm 
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Trong đó :  

 Wj - Lợi nhuận của dự án j. 

RRđ/m - Tỷ suất sinh lợi định mức hoặc của năm  trước ; 
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 - Tổng lợi nhuận của các dự án hoạt động năm i.

Thời kỳ nghiên cứu 
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Ivb - Vốn thực hiện nhưng chưa phát huy tác dụng ở đầu năm của doanh nghiệp ; 

Ivr  - Vốn đầu tư thực hiện trong năm của doanh nghiệp. 

Ive - Vốn đầu tư chưa phát huy tác dụng ở cuối năm của doanh nghiệp. 

( Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư bình quân năm thời kỳ nghiên cứu. 
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Trong đó :  
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 - Lợi nhuận bình quân năm của kỳ nghiên cứu tính theo giá trị ở mặt bằng pv của tất cả các dự án hoạt động trong kỳ ; 
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 - Vốn đầu tư đã được phát huy tác dụng bình quân năm thời kỳ nghiên cứu được tính theo cùng mặt bằng với W(pv). 

- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi tăng thêm của vốn tự có của doanh nghiệp do đầu tư hàng năm (rEi) hoặc bình quân năm thời kỳ nghiên cứu 
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( Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư  từng năm : 
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( Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư bình quân năm thời kỳ nghiên cứu : 
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Trong đó : K - Hệ số mức ảnh hưởng của đầu tư. 

i - Năm nghiên cứu 

i - 1 - Năm trước năm nghiên cứu 

t - Thời kỳ nghiên cứu 

t - 1 - Thời kỳ trước thời kỳ nghiên cứu 

- Chỉ tiêu số lần quay vòng tăng thêm của vốn lưu động từng năm 
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     (LWci = (LWci - LWci - 1) * K > 0 

và  
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- Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư giảm kỳ nghiên cứu (t) so với kỳ trước (t - 1). 

(T = (Tt - Tt - 1) * K < 0 

- Chỉ tiêu mức hoạt động hoà vốn giảm : 
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( Mức tăng năng suất lao động của doanh nghiệp từng năm hoặc bình quân năm thời kỳ nghiên cứu so  với kỳ trước do đầu tư : 

(ELi = (ELi - ELi - 1) * K > 0 

và  
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Trong đó : 
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 - Mức tăng năng suất lao động, bình quân thời kỳ t so 

           với thời kỳ trước (t - 1) 

(ELi - Mức tăng năng suất lao động năm i so với năm (i - 1) 

Đánh giá tổng hợp hiệu quả của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. Do kết quả của hoạt động đầu tư  rất đa dạng cho nên hiệu quả của đầu tư cũng được biểu hiện ở nhiều khía cạnh. Khi cần so sánh hiệu quả của đầu tư giữa các doanh nghiệp cùng loại hình hoặc giữa các thời kỳ của một doanh nghiệp cần phải tính một chỉ tiêu tổng hợp từ các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả theo các khía cạnh khác nhau. Có nhiều phương pháp bình quân nhiều chiều, phương pháp tỷ trọng, phương pháp hệ số, phương pháp cho điểm … Bản chất của các phương pháp này là đưa các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả có các đơn vị đo lường khác nhau về cùng một đơn vị đo lường, sau đó tổng hợp lại và sử dụng kết quả tổng hợp này để phân tích, so sánh. 

Thí dụ : Có số liệu sau đây của 2 doanh nghiệp A và B về hiệu quả đầu tư kỳ nghiên cứu như sau : 

Đối với doanh nghiệp A các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của đầu tư kỳ nghiên cứu là : RR = 0,1 ; rE = 0,10 ; (T = - 2 năm ; (LWc = - 5 vòng ; 
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Đối với doanh nghiệp B, các chỉ tiêu tương ứng là : 

RR = 0,12 ; rE = 0,10 ; (T = - 3 năm ; (LWc = - 4 vòng ; 
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Qua thăm dò ý kiến các chuyên gia thì tầm quan trọng trong (a) của các chỉ tiêu này như sau : 

aRR = 0,2 ; aE  = - 0,22 ; at = 0,25 ; aLwc = 0,23 ; K = 1 ; 
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Để xác định chỉ tiêu hiệu quả tài chính tổng hợp trên 5 chỉ tiêu trên chúng ta có thể áp dụng phương pháp số bình quân nhiều chiều. Ta lập bảng số liệu tính toán như sau : Nếu ta gọi các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả là : Y1, Y2, …, Yi, …, Yn, trị số của các chỉ tiêu này theo từng cơ sở được nghiên cứu là Yji và lập biểu đồ sau đây : 

	Chỉ tiêu 

Cơ sở 
	Y1
	Y2
	…
	Yi
	…
	Yn

	1
	Y11
	Y12
	…
	Y1i
	…
	Y1n

	2
	Y21
	Y22
	…
	Y2i
	…
	Y2n

	3
	Y31
	Y32
	…
	Y3i
	…
	Y3n

	
	
	
	
	
	
	

	j – 1
	Y(j-1).1
	Y(j-1).2
	…
	Y(j-1).i
	…
	Y(j-1).n

	j
	Yj.1 
	Yj.2 
	…
	Yj.i 
	…
	Yj.n 

	j + 1
	Y(j+1).1
	Y(j+1).2
	…
	Y(j+1)i
	…
	Y(j+1)n

	
	
	
	
	
	
	

	m - 1
	Y(m-1).1
	Y(m-1).2
	…
	Y(m-1).i
	…
	Y(m-1).n

	m 
	Ym.1 
	Ym.2
	…
	Ym.i
	…
	Ym.n


Tiếp đến là tính tổng trị số từng chỉ tiêu của các cơ sở (Yi) và bình quân từng chỉ tiêu 
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 từ các trị số trong bảng như sau : 
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Sau đó tính các chỉ tiêu phản ánh tương quan giữa trị số của từng chỉ tiêu của mỗi cơ sở với số bình quân của chỉ tiêu đó theo công thức sau :  
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	Cơ sở
	Y1
	Y2
	Y3
	…
	Yi
	…
	Yn

	1
	x11
	x12
	x13
	…
	x1i
	…
	x1n

	2
	x21
	x22
	x23
	…
	x2i
	…
	x2n

	3
	x31
	x32
	x33
	…
	x3i
	…
	x3n

	
	
	
	
	
	
	
	

	j
	xj.1 
	xj.2 
	xj.3 
	…
	xj.i 
	…
	xj.n 

	
	
	
	
	
	
	
	

	m 
	xm.1 
	xm.2
	xm.3
	…
	xm.i
	…
	xm.n


Hiệu quả tổng hợp của từng cơ sở nghiên cứu theo n chỉ tiêu được tính theo công thức : 


[image: image54.wmf]å

=

=

n

i

i

ji

j

a

x

E

1

 hay  
[image: image55.wmf]å

=

=

n

i

i

ji

j

a

x

E

1


Trong đó :  ai - Trong số tầm quan trọng của chỉ số trên i được xác định theo phương pháp chuyên gia hoặc phương pháp hồi quy tương quan. 

Ej - Hiệu quả tổng hợp của các chỉ tiêu của cơ sở j ; 
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 - Hiệu quả tổng hợp bình quân 1 chỉ tiêu của cơ sở j. 

Sử dụng số liệu cho thí dụ trên 2 doanh nghiệp A và B, ta lập bảng tính toán hiệu quả tổng hợp của từng doanh nghiệp lần lượt như sau : 

	DN
	RR(%)
	rE (%)
	(T (năm) 
	(L (vùng) 
	

	A
	10
	10
	- 2
	- 5
	- 10

	B
	12
	10
	- 3
	- 4
	- 15

	A+B
	22
	20
	- 5
	- 9
	- 25

	
	11
	10
	- 2,5
	- 4,5
	- 12,5

	
	
	
	
	
	


Tính các chỉ tiêu hiệu quả tài chính từng doanh nghiệp trong tương quan  với bình quân chung của cả hai doanh nghiệp như sau : 

	DN
	RR(%)
	rE (%)
	(T (năm) 
	(L (vùng) 
	

	A
	0,9
	1,0
	0,8
	1,1
	0,8

	B
	1,1
	1,0
	1,2
	0,9
	1,2

	A+B
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


Hiệu quả tổng hợp của từng doanh nghiệp sẽ là : 

DNA = 0,9. 0,2 + 1,0 . 0,22 + 0,8 . 0,25 + 1,1. 0,23 + 0,8. 0,10 = 0,93. 

DNB = 1,1 . 0,2 + 1,0 . 0,22 + 1,2 . 0,25 + 0,9 . 0,23 + 1,2 . 0,10 = 1,077

Như vậy hiệu quả đầu tư của DNB cao hơn DNA với tuơng quan 1,08 và 0,93 hay 15% 
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2.2.2.  Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ  doanh nghiệp: 

2.2.2.1. Các căn cứ để xem xét hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư trong doanh nghiệp bao gồm : 

Thứ 1 : Đối với mọi quốc gia, mục tiêu chủ yếu của nền sản xuất xã hội là tối đa hoá phúc lợi. Mục tiêu này thường được thể hiện  trong các chủ trương, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. 

Thứ 2 : ở các quốc gia đang phát triển, các mục tiêu của đất nước được đề cập trong các kế hoạch dài hạn là : Nâng cao mức sống của dân cư, phân phối lại thu nhập theo hướng ngày càng công bằng hơn, gia tăng số lao động có việc làm, tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ, tận dụng và phát huy các tiềm năng sẵn có về nguồn lực, phát triển các ngành chủ đạo, các vùng xa xôi hẻo lánh có thêm nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cho địa phương. Do đó, hoạt động đầu tư của một quốc gia nói chung hay của từng doanh nghiệp nói riêng phải đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu phát triển trên đây. 

2.2.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư trên góc độ xem xét của doanh nghiệp: 

Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có những tác động đến nhiều khía cạnh của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do đó, để phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư trong doanh nghiệp cũng phải sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu trên góc độ xem xét của doanh nghiệp biệt lập với những tác động của nền kinh tế đối với doanh nghiệp, các nhà kinh tế thường sử dụng các chỉ tiêu sau đây : 

+ Mức đóng góp cho ngân sách ( các khoản nộp vào ngân sách khi các kết quả đầu tư bắt đầu hoạt động như thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế xuất nhập khẩu, thuế đất, lệ phí chuyển tiền …) từng năm và cả đời dự án (tổng số và tính bìnhquân trên 1000đ vốn đầu tư). 

+ Số lao động tăng lên từng năm và cả đời dự án (tính tổng số bình quân trên 1000đ vốn đầu tư). Phương pháp tính chỉ tiêu này như sau : 

	Số chỗ làm việc tăng thêm 
	=
	Số lao động  thu hút thêm 
	-
	Số lao động mất việc làm 


+ Số ngoại tệ thực thu từ hoạt động đầu tư từng năm và cả đời dự án (tổng số và tính bình quân trên 1000đ vốn đầu tư). Phương pháp tính chỉ tiêu này như sau : 

	Số ngoại tệ thực thu 
	=
	Tổng thu 

ngoại tệ 
	-
	Tổng chi

ngoại tệ 


+ Tổng  chi tiền nội tệ tính trên một đơn vị ngoại tệ thực thu. 

+ Mức tăng năng suất lao động sau khi đầu tư vào so với trước khi đầu tư (tổng số và tính trên 1000đ vốn đầu tư) từng năm và bình quân cả đời dự án. 

+ Mức nâng cao trình độ nghề nghiệp của người lao động. Thể hiện ở chỉ tiêu bậc thợ bình quân thay đổi sau khi đầu tư so với trước khi đầu tư và mức thay đổi này tính thêm 1000đ vốn đầu tư. 

+ Tạo thị trường mới và mức độ chiếm lĩnh thị trường do tiến hành đầu tư. Công thức tính toán như sau :

	Mức độ chiếm lĩnh thị trường mới do đầu tư 
	=
	Doanh thu do bán sản phẩm của cơ sở tại thị trường này 

	
	
	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm cùng loại tại thị trường này 


+ Nâng cao trình độ kỹ thuật của sản xuất : Thể hiện ở mức độ thay đổi cấp bậc công việc bình quân sau khi đầu tư so với trước khi đầu tư và mức thay đổi này tính trên 1000đ vốn đầu tư. 

+ Nâng cao trình độ quản lý của lao động quản lý : Thể hiện ở sự thay đổi mức đảm nhiệm quản lý sản xuất, quản lý lao động, quản lý tài sản cố định của lao động, quản lý sau khi đầu tư so với trước khi đầu tư. 

+ Các tác động đến môi trường. 

Đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

* Như vậy  qua các chỉ tiêu phản ánh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của  doanh nghiệp nêu trên ta thấy, sự tách bạch chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án và của doanh nghiệp thành hai mục không phải là sự tách bạch có tính chất phân biệt theo kết quả hiệu quả. Mà sự chủ động ở đây tôi muốn nhấn mạnh (phân biệt) mạnh  dự án trong doanh nghiệp và dự án vĩ mô, công cộng của nhà nước - là hai lĩnh vực khác nhau về phạm vi quản lý, chi phí, mục đích … Dự án có thể ở tầm vĩ mô và cũng có thể là tầm vi mô, do vậy dự án có tồn tại trong mỗi doanh nghiệp và các doanh nghiệp có những dự án đầu tư phát triển khác nhau, theo từng chiến thuật khác nhau. 

III. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả đầu tư SXKD trong doanh nghiệp
Đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Ví dụ như để tạo dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự ra đời của bất kỳ cơ sở nào đều  cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị trên nền bệ, tiến hành các công tác XDCB và thực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một chu kỳ của các cơ sở vật chất kỹ thuật và vừa tạo ra. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu tư đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang tồn tại trong doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động, các cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ sở này hao mòn, hư hỏng. Để duy trì được sự hoạt động bình thường cần định kỳ tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay thế mới các cơ sở vật chất kỹ thuật đã hư hỏng, hao mòn này hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của sự phát triển khoa học kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi thời, cũng có nghĩa là phải đầu tư (tái đầu tư SXKD). Như vậy nổi bật lên đằng sau các phương thức đầu tư là gì ? Yếu tố nào quyết định nhà đầu tư bỏ vốn hiện tại của mình ra để rồi "kỳ vọng" một giá trị cao hơn trong tương lai ? Điều duy nhất khẳng định ở đây chỉ có thể là hiệu quả của các công cuộc đầu tư, đặc biệt là đầu tư sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Hiệu quả của hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc tồn tại và phát triển của doanh nghiệp ; với công tác quản lý doanh nghiệp, với các cơ quan bộ ngành có liên quan … Nó là căn cứ khoa học giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định có nên đầu tư hay không ?. Đầu tư theo chiều rộng (mở rộng quy  mô sản xuất kinh doanh) hay đầu tư theo chiều sâu (hiện đại hoá trang thiết bị - nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và cạnh tranh với các đối thủ của doanh nghiệp)?. Qua việc phân tích và tính toán các chỉ tiêu hiệu quả trong hệ thống, chỉ ra được những biến động, những bất hợp lý và những lợi thế … doanh nghiệp có cơ sở để lựa chọn csc giải pháp nhằm củng cố và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu  quả cao hơn. 

Không ngừng nâng cao hiệu quả không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ xã hội nào mà còn là mối quan tâm của bất kỳ ai, khi làm bất cứ việc gì. Đó cũng là vấn đề bao trùm và xuyên suốt thể hiện chất lượng của toàn bộ công tác quản lý kinh tế ; bởi vì suy  cho cùng, đầu tư để sản xuất và tái sản xuất trong doanh nghiệp nhằm tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất của mọi quá trình, mọi giai đoạn, và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả những cải tiến, những biến đổi  về nội dung, phương pháp và biện pháp áp dụng trong quản lý chỉ thực sự mang lại ý nghĩa khi và chỉ khi nó làm tăng được kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Đối với doanh nghiệp, hiệu quả không những là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh … mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng mở rộng, doanh nghiệp muốn tồn tại, vươn lên đòi hỏi phải mở mang phát triển. Quá trình đó chính là đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện cho kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và quy trình công nghệ mới, cải thiện và nâng cao đời sống  người lao động … Từ đó, ta thấy bản chất của hiệu quả chính là hiệu quả của lao động xã hội, hiệu quả của việc lựa chọn các chiến lược, phương hướng đầu tư qua việc so sánh giữa lượng kết quả hữu ích thu được cuối cùng với lượng hao phí doanh nghiệp bỏ ra. 

Nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được xem xét một cách toàn diện, cả về mặt thời gian và không gian trong mối quan hệ với hiệu quả chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Hiệu quả đó bao gồm cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 

Về mặt thời gian, hiệu quả mà doanh nghiệp đạt được trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng chu kỳ kinh doanh không được làm giảm sút hiệu quả của các giai đoạn, các thời kỳ và các kỳ kinh doanh tiếp theo. Điều đó đòi hỏi bản thân doanh nghiệp không được vì những lợi ích trước mắt mà quên đi những lợi ích lâu dài. Trong thực tế kinh doanh, điều này rất dễ xảy ra khi  con người khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, môi trường và lao động. Không thể coi việc giảm chi để tăng thu là có hiệu quả được khi giảm một cách tùy tiện, thiếu cân nhắc các chi phí cải tạo môi trường tự nhiên, cải tạo đất đai, đảm bảo cân bằng sinh thái, đổi mới kỹ thuật, nâng cao trình độ người lao động … Cũng không thể coi là có hiệu quả lâu dài  được khi đầu tư mở rộng một cách vội vã, bất chấp công nghệ lạc hậu, nguyên vật liệu (không ổn định) … để đáp ứng những nhu cầu tạm thời (đang lên cơn sốt) mang lại lợi nhuận nhiều hơn nhưng không ổn định để lại những hậu quả sau này. 

Về mặt không gian, hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh chỉ có thể coi là đạt được một cách toàn diện khi toàn bộ hoạt động của các bộ phận, các máy móc thiết bị, các phân xưởng, tổ, đội …vvv mang lại hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung. Mỗi hiệu quả được tính từ một giải pháp kinh tế tổ chức, kỹ thuật hay hoạt động nào đó trong từng đơn vị nội bộ hay toàn đơn vị nếu không làm tổn hại đến hiệu quả chung (cả hiện tại và tương lai) thì mới được coi là hiệu quả, mới trở thành mục tiêu phấn đấu về tiêu chuẩn đánh giá hoạt động đầu tư của đơn vị. 

Về mặt định lượng, hiệu  quả đầu tư sản xuất kinh doanh phải được thể hiện ở mối tương quan giữa thu và chi, giữa lợi ích mang lại và chi phí bỏ ra, giữa năng lực sản xuất và hao phí thời gian lao động (lao động sống và lao động vật hoá), giữa quy mô sản xuất và nhu cầu thị trường … Nó phải là các yếu tố cân, đo, đong, đếm được, làm cơ sở cho sự so sánh hiệu quả mang lại  của công cuộc đầu tư. 

Đứng trên toàn bộ  nền kinh tế quốc dân, hiệu quả của doanh nghiệp đạt được phải gắn chặt với hiệu quả  của toàn bộ xã hội, giành được hiệu quả cao cho doanh nghiệp chưa đủ mà còn đòi hỏi phải mang lại hiệu quả cho xã hội (cả về mặt kinh tế và xã hội). Gắn chặt hiệu quả đầu tư SXKD của doanh nghiệp với hiệu quả của toàn xã hội là một đặt trưng riêng, có thể hiện tính ưu việt của nền kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội. 

Mục tiêu phấn đấu của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh ngày càng cao là biểu hiện tập trung. Bởi lẽ, việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác và mở rộng quy mô chỉ có thể đạt được trên cơ sở hiệu quả này đem lại. 

Như vậy đã rõ, hiệu quả đầu tư nói chung và hoạt động sản xuất nói riêng là sự biểu hiện của việc kết hợp theo một tương quan xác định cả về lượng và về chất của các yếu tố trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh - lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Hiệu quả chung trong doanh nghiệp chỉ có thể thu được trên cơ sở các yếu tố cơ bản của quá trình đầu tư được sử dụng có hiệu quả và phát huy tối đa các công dụng của nó. Nhận thức đúng đắn điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích các nhân tố phản ánh ảnh hưởng của điều kiện đầu  tư đến kết quả đầu tư. Trên cơ sở đó, xác định những biện pháp hữu hiệu để phấn đấu nâng cao hiệu quả đầu tư SXKD. 

Hơn nữa, trong điều kiện tiến bộ kỹ thuật, để giải quyết một nhiệm vụ nào đó, có rất nhiều giải pháp. Mỗi giải pháp đều kềm theo những điều kiện nhất định (vốn đầu tư, chi phí kinh doanh, thời gian hoạt động, nhu cầu thị trường …) và hiệu quả nhất định. Do đó, cần thiết phải lựa chọn phương án tối ưu, bằng cách so sánh hiệu quả của các phương án. Như vậy, phải tính ra hiệu quả tuyệt đối của từng phương án bằng cách xác định mức lợi ích thu được hoặc so sánh chi phí bỏ ra sẽ thu được những lợi ích cụ thể gì với kết quả ra sao. Chẳng hạn, so sánh giữa mức chi phí đầu tư (mức vốn đầu tư, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận …) giữa các phương án để tìm ra và lựa chọn phương án tối ưu. 

Biểu hiện tập trung nhất của hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh là lợi nhuận và những lợi ích nó đem lại cho doanh nghiệp. Có thể nói, mục tiêu số một của doanh nghiệp là lợi nhuận, lợi nhuận chi phối toàn bộ quá trình kinh doanh, đầu tư, tái đầu tư sản xuất và không có lợi nhuận thì các công đoạn này không được hình thành. Để đạt được hiệu quả cao nhất trên cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tiền vốn và lao động, cần phải xác định được phương hướng và biện pháp đầu tư cũng như các biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có. Muốn vậy, cần thiết phải nắm được các nguyên nhân ảnh hưởng, mức độ và xu hướng ảnh hưởng của từng nguyên nhân đến kết quả công việc của mình.

Mặt khác, để đạt được hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh ngày càng cao và chắc chắn, đòi hỏi các nhà doanh nghiệp  không những nắm chắc các nguồn tiềm năng và lao động, vật tư, tiền vốn, mặt hàng, chất lượng, điểm hoàn vốn, thời gian hoàn vốn … mà còn phải nắm được chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong nền kinh tế thị trường. Có vậy mới có những quyết định đúng đắn trong đầu tư sản xuất, những biện pháp hữu hiệu nhất nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. 

IV - Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

 1 - Độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư :

 Độ an toàn về mặt tài chính của dự án là một yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả của qúa trình đầu tư. Điều này đòi hỏi phải xem xét một cách kỹ lưỡng trong quá trình phân tích và thẩm định tài chính dự án đầu tư. Nó là một căn cứ quan trọng để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính. 

Tính khả thi về mặt tài chính của dự án được đánh giá không chỉ qua các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án như: IRR, NPV, B/CR … mà còn thể hiện thông qua việc xem xét độ an toàn về tài chính, nó được thể hiện qua các yếu tố sau : 

1.1. An toàn về nguồn vốn chủ yếu là
- Các nguồn vốn huy động phải được đảm bảo không chỉ đủ về số lượng mà còn phải phù hợp với tiến độ cần bỏ vốn.

- Tính đảm bảo về pháp lý và cơ sở thực tiễn của các nguồn vốn huy động. 

- Xem xét các điều kiện cho vay vốn, hình thức thanh toán và trả nợ vốn. 

Ngoài ra trong việc huy động vốn cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa vốn tự có (bao gồm cả vốn góp cổ phần và liên doanh) và vốn đi vay (tỷ lệ này phải đảm bảo ( 1). 

1.2. An toàn về khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng trả nợ được thể hiện qua việc xem xét chỉ tiêu
	Tỷ lệ giữa tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn (còn được gọi là tỷ lệ khả năng thanh toán hiện hành)  
	=
	Tài sản lưu động

	
	
	Nợ ngắn hạn


Tài sản lưu động thường bao gồm một số vốn bằng tiền mặt, các khoản phải thu và dự trữ (tồn kho) : Nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm. Nợ ngắn hạn thường bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các khoản phải  trả khác … Tỷ lệ khả năng thanh toán hiện hành phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Tỷ lệ này phải  ( 1 và được xem xét  cụ thể cho từng ngành nghề kinh doanh. 

Đối với độ an toàn về khả năng trả nợ của dự án. Các dự án có vốn vay để đầu tư cần phải xem xét khả năng trả nợ. Khả năng này được đánh giá trên cơ sở nguồn thu và nợ (nợ gốc và lãi) phải trả hàng năm của dự án. Việc xem xét này được thể hiện thông qua bảng cân đối thu chi và tỷ số khả năng trả nợ của dự án. 

	Tỷ số khả năng trả nợ của dự án  
	=
	Nguồn trả nợ hàng năm của dự án 

	
	
	Nợ phải trả hàng năm (gốc và lãi) 


Nguồn trả nợ hàng năm của dự án gồm lợi nhuận (sau khi trừ thuế thu nhập) khấu hao cơ bản mà lãi phải trả hàng năm. 

Nợ phải trả hàng năm do người vay quyết định có thể theo mức đều đặn hàng năm. Khi đó mức trả nợ hàng năm (ký hiệu A) được tính theo công thức : 
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Trong đó :   Ivo - Tổng số vốn vay 

n : Thời hạn phải trả nợ 

r : Lãi suất phải trả 

Mức trả hàng năm có thể là trả nợ gốc đều trong một số năm, trả lãi hàng năm tính trên số vốn vay còn lại, có thể trả nợ theo mức thay đổi hàng năm … 

Tỷ số khả năng trả nợ của dự án được so sánh với mức quy định chuẩn, mức này được xác định theo từng ngành nghề, dự án được đánh giá là có khả năng trả nợ khi tỷ số khả năng trả nợ của dự án phải đạt được mức quy định chuẩn.

 Ngoài ra khả năng trả nợ của dự án còn được đánh giá thông qua việc xem xét sản lượng và doanh thu tại điểm hoà vốn trả nợ. 

Khả năng trả nợ của dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án. Tuy đã đề cập đến thời gian thu hồi vốn trong phần chỉ tiêu hiệu quả đầu tư. Nhưng đối với một dự án vay vốn để đầu tư, đây là yếu tố đặc biệt ảnh hưởng tới hiệu quả, sự thành công của dự án. Bởi vì nó cũng là chỉ tiêu để các nhà cung cấp tín dụng cho dự án quan tâm và coi là một trong các tiêuchuẩn để chấp nhận cung cấp tín dụng cho dự án hay không. 

1.3.  Độ nhạy của dự án.
 Là sự thay đổi các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án (lợi nhuận, hiện giá thu nhập thuần, hệ số hoàn vốn nội bộ …) khi các yếu tố có liên quan đến chỉ tiêu đó thay đổi. 

Phân tích độ nhạy nhằm xem xét mức độ nhạy cảm của dự án (hay của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án) đối với sự biến động của các yếu tố liên quan. Hay nói cách khác, phân tích độ nhạy nhằm xác định hiệu quả  của dự án đầu tư trong điềukiện biến động của các yếu tố có liên quan đến chỉ tiêu  hiệu quả tài chính là rất cần thiết khi tiến hành đầu tư - các yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đầu tư khi nó thay đổi. 

Việc phân tích này giúp cho các doanh nghiệp (hay các chủ đầu tư) biết được dự án nhạy cảm với các yếu tố nào, hay nói cách khác là yếu tố nào gây nên sự biến đổi nhiều nhất của chỉ tiêu hiệu quả, xem xét để từ đó có biện pháp quản lý chúng trong quá trình thực hiện đầu tư. Mặt khác việc phân tích độ nhạy của dự án còn cho phép lựa chọn được những dự án có độ an toàn hơn cho những kết quả dự tính. Dự án có độ an toàn cao là những dự án vẫn đạt được hiệu quả tốt khi các yếu tố tác động đến nó thay đổi theo chiều hướng không có lợi. 

Do vậy, để giảm thiếu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích độ nhạy của các dự án trước khi tiến hành đầu tư theo một số cơ sở lý thuyết. Có như vậy mới đạt được hiệu quả cao trong quá trình đầu tư SXKD. 

2. Rủi ro trong đầu tư SXKD 
Rủi ro là điều hay xảy ra trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động đầu tư. Rủi ro có thể là sự thay đổi cơ chế, chính sách theo chiều hướng không có lợi cho doanh nghiệp (nhà đầu tư). Rủi ro có thể là sự biến động bất lợi của nhu cầu thị trường, của giá cả sản phẩm, của quan hệ quốc tế … Hiện tại, chiến tranh cũng là những yếu tố gây rủi ro cho hoạt động SXKD. Do đó, trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng phải xem xét các yếu tố rủi ro có thể xảy ra, từ đó có biện pháp nhằm hạn chế tác động của các rủi ro, đồng thời dự kiến mức độ cần đạt của hoạt động sản xuất kinh doanh khi điều kiện thuận lợi để bù đắp lại những tồn thất khi rủi ro gây ra. 

Thực tế trong cơ chế thị trường, vừa tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội đầu tư, nhưng lại vừa chứa nhiều rủi ro mà hầu như doanh nghiệp nào cũng gặp phải khi tham gia vào đó. Muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự tồn tại rủi ro và từ đó có thể phát triển cùng rủi ro. Tuy nhiên chấp nhận rủi ro không có nghĩa là doanh nghiệp lao vào rủi ro một cách bất chấp, mà họ cần phải tính toán, phân tích rủi ro để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, nhằm đạt được hiệu quả cao hơn. 

Khi đưa ra các quyết định đầu tư, doanh nghiệp thường dựa trên các số liệu giả định. Những số liệu này đôi khi không thể lường trước những tình huống bất trắc sẽ nảy sinh trong tương lai, dẫn đến tình trạng là khi lập dự án đầu tư thì rất khả thi (rất có hiệu quả), nhưng khi thực hiện thì dự án gặp rất nhiều khó khăn, nhiều dự án do thua lỗ quá nhiều nên phải chấm dứt hoạt động trước thời gian. Chính vì vậy khi xây dựng một dự án các doanh nghiệp cần phân tích đầy đủ, cần lường trước được những tình huống bất trắc sẽ nảy sinh trong tương lai, trên cơ sở đó tính toán lại hiệu quả đầu tư. Nếu trong trường hợp bất trắc nảy sinh mà dự án vẫn có hiệu quả thì đó là một dự án vững chắc, có thể chấp nhận được. Ngược lại, doanh nghiệp phải có các biện pháp phòng chống rủi ro, hoặc phải khước từ dự án đó. 

3. Một số yếu tố khác ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư SXKD của doanh nghiệp.
3.1.  Yếu tố trượt giá - lạm phát 
* Trượt giá : là sự tăng giá của một mặt hàng cụ thể. 

* Lạm phát : là sự giảm sức mua của đồng tiền của thời điểm này so với thời điểm trước đó. 

Trượt giá và lạm phát là yếu tố khách quan tác động đến các khoản thu chi và mức lãi xuất thực tế của dự án. Bởi vậy để đánh giá đúng hiệu quả tài chính của dự án cần xem xét đến các yếu tố trượt giá và lạm phát thì mới đảm bảo được sự chính xác. 

3.2. Lựa chọn (dự án) phương án đầu tư
 Phân tích dự án đầu tư không chỉ nhằm khẳng định tính khả thi của dự án, mà điều quan trọng nữa là lựa chọn được phương pháp tối ưu trong các phương án có thể có. Có nghĩa là khi phân tích phải đưa ra nhiều phương án để lựa chọn. 

Việc so sánh lựa chọn phương án có thể được tiến hành trên các khía cạnh khác nhau như công nghệ kỹ thuật, tài chính,  kinh tế - xã hội . Song ở đây chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề so sánh lựa chọn phương án đầu tư theo khía cạnh tài chính. Trên góc độ đó chúng ta xem xét để lựa chọn bằng cách sử dụng độ đo hiệu quả tài chính như : Thu nhập thuần lớn nhất, chi phí nhỏ nhất, thời gian thu hồi vốn ngắn nhất, điểm hoà vốn nhỏ nhất, thời hạn thu hồi vốn đầu tư tăng thêm  (  định mức ; điểm giới hạn r ( IRR ; IRR vốn đầu tư tăng thêm  ( r giới hạn, RR ( r giới hạn và lớn nhất.

Như vậy, có lựa chọn  phương án  đầu tư đúng đắn ban đầu thì hiệu quả của quá trình đầu tư  phát triển sau này mới được nâng cao. Đồng thời không bỏ phí những phương án có hiệu quả cao hơn (đây là một điều thuộc vào lý thuyết đó là chi phí cơ hội) đi đầu tư phương án hiệu quả thấp hơn hoặc không có hiệu quả. 

Qua phần lý luận ở chương I trên đây tôi đã trình bày một cách toàn diện về lý thuyết đầu tư và hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Để từ đó thấy nổi bật lên một điều giản dị mà chân lý chính là "hiệu quả". Hiệu quả là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, chỉ đạo các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng. 

Nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh không những chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn lợi ích cho toàn xã hội. Cũng như  một quy tắc đơn giản, hiệu quả sẽ lại trở thành một nhân tố thúc đẩy đầu tư. Các nhà  đầu tư kỳ vọng ở hiệu quả … Nắm rõ được những chỉ tiêu hiệu quả, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả. Nhà đầu tư sẽ tìm được cho mình những phương pháp, biện pháp đầu tư đúng đắn. Có những biến lược cạnh tranh hợp lý, có những cách thức duy trì vị thế và mở rộng  thị trường thuận lợi nhất … 
Chương II : 

Thực trạng Hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư SXKD  tại Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIn Hà nội giai đoạn ( 2000 – 2004)

I - Tổng quan về Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN  

1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty IMEXIN

* Tên công ty:  Công ty xuất nhập khẩu & Đầu tư IMEXIN

* Trụ sở chính đặt tại:  62 - Giảng Võ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

Thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế của đảng, nhà nước xóa bỏ quan liêu bao cấp, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần với chính sách mở cửa, khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị kinh tế hình thành đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu.

Công ty xuất NK và ĐT (IMEXIN) được thành lập ngày 10/4/1970 theo quyết định số 204/HT - TC của Bộ nội thương (nay Bộ Thương mại) với tên ban đầu là công ty kinh doanh tổng hợp cấp I. Là công ty cấp I chuyên ngành của nhà nước nên chức năng chính của công ty là: Tổ chức thu mua, bán buôn bán lẻ nông sản, thực phẩm, lâm sản, thuỷ hải sản….cho các thành phần kinh tế thuộc trung ương và địa phương, chủ yếu phân bố trên toàn miền Bắc nước ta.

Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng , cả nước thống nhất. Đảng và nhà nước ta chủ trương mở rộng và phát triển kinh tế nhằm khôi phục đất nước sau chiến tranh. Nhờ đó mà công ty có điều kiện mở rộng phạm vi và loại hình kinh doanh. Công ty đề nghị Bộ Nội Thương ra quyết định thành lập thêm một số trạm kinh doanh.

- Trạm kinh doạnh số I và trạm kinh doanh số II tại Hà Nội với chức năng sản xuất kinh doanh trên địa bàn Miền Bắc.

- Trạm kinh doanh số III trụ sở tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Nghĩa Bình ( Nay Bình Định ) có chức năng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở miền Trung.

- Trạm kinh doanh số IV đặt tại thành phố Hồ CHÍ Minh tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phía Nam.

Mặc dù hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung của nhà nước song công ty vẫn luôn là đơn vị đầu ngành của Bộ Thương Mại.

Năm 1988 công ty đổi tên là công ty kinh doanh tổng hợp hợp tác xã mua bán miền bắc theo quyết định số 124/NT - QĐ ngày 01/12/1988.

Ngày 29/12/1994 công ty được thành lập theo quyết định số 4286/QĐ - UB của UBND thành phố Hà nội với tên gọi là công ty xuất nhập khẩu và đầu tư ( IMEXIN) trực thuộc hội đồng liên minh các hợp tác xã Việt Nam.

Từ đó đến nay hoạt động của Công ty không ngừng phát triển. Phạm vi của công ty không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà sản phẩm của công ty đã có uy tín trên thị trường Đông Âu. Sản phẩm tiêu thụ của công ty ngày càng phong phú đa dạng hơn.

Ngoài các mặt hàng truyền thống như: Nông, lâm, thuỷ hải sản, thủ công mỹ nghệ….công ty còn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, vật liệu xây dựng ….đã thu được hiệu quả cao và đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.

Với số vốn pháp định ban đầu là 3.782.039.000 đồng, sau hơn 30 năm hoạt động nguồn vốn của công ty đã lên đến 22.252.300.000 đồng doanh thu bình quân hàng năm tăng 11%, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu hàng năm tăng nhanh. Bộ máy hoạt động của danh nghiệp ngày càng năng động, đời sống công nhân viên ngày càng được cải thiện.

2. Vốn và nguồn vốn hoạt động  

2.1.  Vốn hoạt động
 2.1.1.  Vốn cố định.   Bao gồm toàn bộ tài sản cố định hiện có của Công ty : xe cộ, máy móc thiết bị thi công, phương tiện bảo hộ lao động, nhà cửa, kho tàng … Nguồn vốn này biểu hiện khả năng đáp ứng nhu cầu, phục vụ sản xuất của Công ty. Trong quá trình tiến hành sản xuất, thi công các công trình Công ty có thể huy động từng bộ phận hoặc huy động toàn bộ lực lượng tài sản này để đảm bảo tiến độ thi công, sản xuất. 

Theo số liệu của Phòng tài chính kế toán từ năm 2000 trở lại đây, nguồn vốn này như sau: Năm 2000 = 391.966.000 đồng; Năm 2001 = 762.089.000 đồng ; Năm 2002 = 992.065.000 đồng; Năm 2003 = 1.987.875.047 đồng; Năm 2004 = 2.128.169.968 đồng.

Các con số này cũng nói lên rất nhiều ý nghĩa. Khi giảm, nó phản ánh sự hao mòn vô hình và hữu hình của tài sản cố định, quá trình khấu hao được chuyển vào giá thành sản phẩm; Công ty cũng có nhiệm vụ thành lập quĩ khấu hao để tiến hành tái đầu tư sản xuất kinh doanh (hoặc quĩ đầu tư phát         triển …). Khi con số tài sản cố định tăng, nó phán ảnh việc đầu tư hoặc tái đầu tư để hiện đại hoá, tăng  năng lực sản xuất thi công của Công ty; Công ty có thể dùng quĩ đầu tư, vốn tự có hoặc vốn huy động từ các quĩ tín dụng trung có dài hạn để thực hiện công cuộc này. Qua so sánh và xem xét, ta thấy không có sự chênh lệch lớn so với lượng vốn thực TSCĐ mà Công ty sử dụng hàng năm. Riêng trong năm 2003 thì có sự chênh lệch đáng kể đúng như lý thuyết mà thực tế mà Công ty đã tăng cường đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu để phát triển kinh doanh, sản xuất. Đó là việc đầu tư mua sắm TSCĐ (theo chiều sâu) tăng năng lực sản xuất thi công và đầu tư xây dựng thêm 1 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc với Công suất là 16 triệu tấn/năm (đầu tư theo chiều rộng) mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh của Công ty.

Có thể nói, về vốn cố định của Công ty trong năm 2003 đã có sự đột biến đáng kể. Đây chính là sự chuyển biến tích cực về đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty. Ta sẽ trở lại vần đề này kỹ hơn trong phần thực trạng sau.

2.1.2 - Vốn lưu động 

Nguồn vốn này phản ánh tổng quát giá trị tài sản dưới hình thái hiện  vật và tiền tệ đang sử dụng trong các khâu kinh doanh bao gồm: Tài sản dự trữ dưới dạng hình thái hiện vật trong kho, đang trong quá trình lưu thông sản xuất; vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán, tín phiếu ….). Các con số này thể hiện khả năng linh hoạt trong việc đầu tư ngắn hạn, mua sắm nguyên nhiên liệu để sản xuất kinh doanh … Qua tìm hiểu những năm gần đây (từ năm 2000 trở lại đây), nguồn vốn này của Công ty như sau: Năm 2000 = 1.078.380.000 đồng; Năm 2001 = 1.688.649.000 đồng; Năm 2002  =  1.441.819.010 đồng; Năm 2003 =

2.432.465.771 đồng; Năm 2004 = 2.368.471.830 đồng; 

Con số này tăng phản ánh quá trình thu hồi vốn kinh doanh với các khoản phải thu của khách hàng được tăng cường, một mặt nó phản ánh sự chuyển  biến về chiến lược kinh doanh, nhưng Công ty đã chủ động hơn trong kinh doanh, đáp ứng những khả năng thanh toán kịp thời, bên cạnh cũng nói lên rằng Công ty đã chủ động dùng tiền để thoả mãn nhu cầu kinh doanh một cách nhanh chóng.

2.2 -  Phân bổ  và huy động vốn

     2.2. 1 - Phân bổ vốn: 

Nhằm phát huy  quyền chủ động sáng tạo , sản xuất kinh doanh và quyền chủ động tài chính của các đơn vị cơ sở. Sau khi có NQ 217/ HĐBT ngày 14/01/1987 - Nghị quyết hội đồng bộ trưởng (nay là thủ tướng CP). Công ty đã thực hiện  giao cho các đơn vị cơ sở trong nội bộ quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và quyền chủ động tài chính cơ sở năng lực sản xuất hiện có và trình độ quản lý, đảm bảo được những nguyên tắc cơ bản về chế độ hoạch toán kinh tế

Hệ thống kế hoạch giao cho các đơn vị nội bộ gồm có:

- Giá trị sản lượng thực hiện và tiêu thụ (cho nội bộ và bán ra thị trường)

- Tổng doanh thu và lợi nhuận.

- Mục đích nộp cho cấp trên gồm:

+ Trích nộp khấu hao cơ bản TSCĐ.

+ Nộp kinh phí cấp trên.

+ Nộp 10% kinh phí theo quĩ lương cho Sở Lao động - Thương binh - Xã hội.

+ Nộp 2% kinh phí theo quĩ lương cho tổ chức công đoàn.

+ Nộp thuế lợi tức và thuế  vốn để Công ty nộp cho cơ quan thuế Nhà nước theo qui định.

- Mức trích nộp cho ngân sách bao gồm các loại thuế như thuế doanh thu, thuế tài nguyên …

Hàng tháng, các đơn vị có trách nhiệm nộp các khoản tiền trên theo kế hoạch đã  được duyệt, cuối quí, năm phải quyết toán theo thực tế. Ngoài ra đối với những đơn vị có nhu cầu còn có kế hoạch kiến thiết cơ bản tự làm để mở rộng dây chuyền  được phép trình duyệt (qua) lãnh đạo Công ty để thành lập quĩ cải tiến kỹ thuật …

Các đơn vị trực thuộc cũng được Công ty cấp cho một lượng vốn lưu động nhất định được phân bổ theo kế hoạch hàng năm đã được duyệt, nguồn này được lấy một phần trong vốn lưu động thực của Công ty. Các xí nghiệp cũng được phép mở tài khoản tiền gửi, trực tiếp vay và thanh toán vốn ngân hàng theo quan hệ tín dụng.

2.2.2 - Huy động nguồn vốn: 

Thông qua việc tận dụng việc tập dụng các chính sách hỗ trợ phát triển của Nhà nước, hợp tác chặt chẽ với các quĩ tín dụng chung và dài hạn. Một số năm gần đây Công ty đã khai  thác tối đa lợi thế này, nguồn vốn tín dụng trong Công ty chiếm một tỷ lệ rất lớn (>80%). Thực chất mà con số này phản ánh ở đây là hiệu quả của việc đầu tư, kinh doanh, sản xuất của Công ty; các quan hệ liên doanh, liên kết với các đối tác, các thành phần kinh tế khác trong xã hội - đây là một độ tin cậy cao trong việc sử dụng vốn, sự  đảm bảo, độ an toàn của các nguồn vốn mà Công ty có được.

 3 - Cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý và lực lượng lao động của Công ty.

Trong diều kiện kinh doanh theo cơ chế hiện nay thì cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN để phát triển và thắng thế thị trường, công ty đã không ngừng cải tiến, đa dạng hóa cách phục vụ, nâng cao tay nghề cho anh chị em công nhân, luôn thay đổi hình thức, tổ chức maketing và công ty đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp đồng bộ, mạnh dạn đầu tư trang bị thêm kỹ thuật, công nghệ mới hiện đại, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Do kịp thời đổi mới trang bị hiện đại cộng thêm sự linh hoạt của đội ngũ cán bộ quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh nên những sản phẩm mà công ty còn đang trên đà phát triển.

Là một đơn vị hạch toán kinh doanh tổng hợp với nhiệm vụ kinh doanh nhiều mặt hàng cho nên cơ cấu quản lý của công ty IMEXIN là cơ cấu tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng: đứng đầu là giám đốc, dưới là các phòng ban và các bộ phận chức năng.
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Quan hệ chức năng 

Sơ Đồ: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty IMEXIN

3.1.  Bộ máy hành chính sự nghiệp
 Công ty có tất cả 5 phòng chức năng, hoạt động độc lập, đồng thời cũng gắn bó, liên kết chặt chẽ với nhau để đưa ra kế hoạch chiến lược đầu tư, sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty. Các phòng ban có chức vụ cơ bản cụ thể sau:

3.1.1. Giám đốc.

 Là người phụ trách chung đại diện pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành toàn diện mọi hoạt động của công ty theo chế độ thủ trưởng. Có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty và các xí nghiệp thành viên theo nguyên tắc tinh giảm gọn nhẹ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Giám sát, kiểm tra, huớng dẫn kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo qui định của Bộ luật lao động, đảm bảo quyền dân chủ của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý, giám sát đơn vị. Bảo đảm các chế độ chính sách BHXH cho người lao động như ốm đau, hưu trí, thêm việc, trợ cấp khó khăn … Mang lại những quyền lợi và nghĩa vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Giúp đỡ công việc cho giám đốc công ty có hai phó giám đốc công ty. Phó giám đốc công ty do giám đốc công ty lựa chọn và đề nghị giám đốc sở thương mại bổ nhiệm hoặc miễn phí. Là người giúp điều hành các công việc ở khối phục vụ, khối phòng ban và chịu trách nhiệm trực tiếp trước tổng giám đốc về trách nhiệm được giao.

Công ty được tổ chức theo bộ máy quản lý chức năng và mạng lưới kinh doanh phù hợp với nhiệm vụ của một công ty XNK.

Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng do giám đốc quy định, cụ thể:

3.1.2.  Phòng kinh doanh
Có chức năng quản lý tổng hợp một số mặt hoạt động gồm dự toán giá vốn, hàng mua vào, giá bán ra, kế hoạch thu mua sản phẩm, tập hợp tất cả các hợp đồng kinh tế đã được ký kết. Về công tác đầu tư, căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, phòng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn của toàn Công ty. Hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở trực thuộc và triển khai thực hiện  các dự  án đầu tư. Chủ trì làm các thủ tục xét duyệt, thẩm định các dự án đầu tư ( trong phạm vi Công ty) theo qui định Nhà nước, quản lý theo dõi các dây truyền thiết bị, thanh lý chuyển nhượng thiết bị, đất đai nhà xưởng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi hoạt động của các đối tác liên doanh với Công ty, các đơn vị cơ sở trực thuộc và sự phù hợp với qui định liên doanh.

Ngoài ra phòng còn có nhiệm  vụ giám sát chất lượng, an toàn, tiến độ thi công công trình đối với các đơn vị trực thuộc. Chủ trì xét duyệt biện pháp thi công đối với các công trình qui mô lớn. Trực tiếp lập biện pháp thi công, đề ra các giải pháp kỹ thuật mà Công ty có khả năng, điều kiện thi hành 
3.1.3.  Phòng đầu tư

Có chức năng nghiên cứu, xem xét, đánh giá, phân tích các dự án khả thi hay không khả thi để đi đến ký kết hợp đồng.  Lập báo cáo với lãnh đạo Công ty để có kế hoạch dự thầu, qua đó chuẩn bị các số liệu, tài liệu, dữ kiện cần thiết của Công ty để giới thiệu với các chủ đầu tư, các khách hàng. Trực tiếp làm hồ sơ và phối hợp hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ dự thầu -  tìm các đối tác liên doanh liên kết phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.1.4.  Phòng xuất nhập khẩu
Nghiên cứu và nắm bắt tình hình thông tin thị trường trong nước và nhu cầu mặt hàng, về nguồn hàng, tình hình sản xuất, giá cả và các biến động.

Xác nhận kế hoạch kinh doanh hàng năm, 6 tháng, đề xuất các phương án kinh doanh, liên doanh, liên kết tiêu thụ hàng hóa và phối hợp thực hiện các phương án đó sau khi đã được công ty phê duyệt.

Quản lý sử dụng tiền vốn, hàng hóa cơ sở vật chất theo quy định của nhà nước, của ngành và theo sự hướng dẫn thực hiện công ty.

3.1.5.  Phòng tổ chức hành chính
Giúp giám đốc trong công tác tổ chức các hoạt động hành chính, quản lý tài sản và nhân sự. Phối hợp với các phòng chức năng khác để quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng định hướng và kế hoạch.

3.1.6.  Phòng kế toán tài chính
Giúp giám đốc tổ chức hạch toán kinh doanh các hoạt động của công ty, cụ thể là nắm giữ sổ sách, ghi lại các nghiệp vụ chi tiêu của công ty và thực hiện cân đối đến cuối kỳ, lập bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh. 

Có chức năng tham mưu cho giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện toàn bộ công tác TCKT, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở toàn Công ty, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo Pháp luật. Đảm nhận vai trò và nhiệm  vụ tổ chức, chỉ đạo công tác tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Với công tác tài chính phòng tham mưu cho lãnh  đạo Công ty thực hiện quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên … do nhà nước giao. Thông qua số liệu báo cáo kế toán và sổ sách kế toán của các đơn vị trực thuộc, đề xuất với giám đốc các biện pháp, nội dung quá trình thực hiện. Phòng cũng là nời giúp cho lãnh đạo Công ty nắm chắc và làm việc với các cơ quan tài chính  thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, nhận vốn và quản lý sử dụng các nguồn lực mà tổng Công ty nhận của nhà nước giao lại.

Đề xuất hoặc tham gia điều chỉnh các nguồn lực cung cấp cho các đơn vị trực thuộc, tham mưu việc thực hiện quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp cổ phần, mua cổ phần hay toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật, thực hiện quyền chuyển nhượng thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty hay kiểm soát việc sử dụng thực hiện vốn và các qũi của Công ty để phục vụ nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn hiệu quả.

Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và nguồn vốn kinh doanh, quá trình sản  xuất kinh doanh, phân tích kết quả SXKD của Công ty, quá đó tính toán và trích nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản ngân sách nhà nước, các loại BHXH bắt buộc, kinh phí cấp trên, các quĩ để lại cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Thanh toán các khoản vay, các khoản công nợ phải trả, thu hồi các khoản phải thu …

Nắm giữ và quản lý vốn của công ty, có trách nhiệm giao vốn và hạch toán các hợp đồng xuất nhập khẩu của phòng kinh doanh.

Định kỳ báo cáo tình hình kinh doanh lên ban giám đốc, đề xuất các kiến nghị nhằm cân đối ngân quỹ, các biện pháp tài chính khác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc dưới sự chỉ đạo của giám đốc công ty, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và pháp luật nhà nước.

Giám đốc công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ công nhân viên thuộc công ty. Người lao động có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng lao động, chấp hành pháp luật của nhà nước và quy định của công ty về nội quy làm việc, có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ công ty. Quyền lợi của người lao động là được hưởng thụ theo lao động, được tham gia các tổ chức đoàn thể được pháp luật thừa nhận.

3.2.  Đối với đơn vị trực thuộc
Ngoài các phòng ban chức năng, công ty còn có các đơn vị trực thuộc sau:

+ Chi nhánh kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ Lạng Sơn

+ Chi nhánh thu mua và cung ứng hàng xuất nhập khẩu Đắc Lắc

+ Chi nhánh tại thành phố HCM

+ Chi nhánh tại Quảng Bình

+ Chi nhánh tại Thọ Xuân- Thanh Hóa

+ Chi nhánh tại Hà Nam

+ Trung tâm du lịch lữ hành tại Lê Duẩn

+ Cửa hàng ở Minh Khai, Giảng Võ, số 2- Giang văn Minh, số 666- Đường Láng.

Các đơn vị trực thuộc trên được Công ty phân cấp quản lý, đứng đầu là các thủ trưởng đơn vị. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, giám đốc Công ty uỷ quyền cho các giám đốc  đơn vị trực thuộc ký kết, nhưng phải có giấy uỷ quyền kèm theo (hợp đồng do Công ty phải có chữ ký của kế toán trưởng Công ty, hợp đồng do đơn  vị ký phải có chữ ký của kế toán trưởng phụ trách đơn vị). Trong mọi trường hợp,  các đơn vị đều phải thông qua với giám đốc Công ty bản hợp đồng  và được giám đốc ký tắt trước khi ký kết. Các đơn vị không được tự ý ký kết sau đó mới báo cáo với Công ty.

Thủ trưởng đơn vị  được quyền trực tiếp quan hệ với các cơ quan quản lý cùng cấp, cơ quan tài chính và ngân hàng để bàn bạc giải quyết những vấn đề đã có liên quan đến sản xuất, kỹ thuật, tài chính của đơn vị. Đơn vị cơ sở phải thực hiện chế độ báo cáo thống nhất về thống kê, kết toán định kỳ và chịu sự giám đốc bằng tiền của các cơ quan Tài chính, Ngân hàng và Công ty.

Thủ trưởng đơn vị là người được giao vốn theo phân cấp của Công ty có nhiệm vụ bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Chịu trách nhiệm về Pháp lý và vật chất với giám đốc Công ty, tổ chức sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật và các qui định của Công ty. Có quyền khen thưởng những người có công, kỷ luật hành chính và xử phạt vật chất với những sai phạm theo đúng phân công về quản lý công tác tổ chức cán bộ của Công ty qui định.

Hàng năm, các đơn vị được Công ty xét duyệt việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiền để thưởng cho đơn vị được trích trong tiền thưởng của Công ty. Việc phân phối tiền thưởng từ lợi nhuận hàng năm cho từng đơn vị nội bộ được phân loại và xét theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn  vị.

Ngoài việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch hàng năm. Giám đốc Công ty còn phân bổ một số tiền thưởng từ quĩ tiền thưởng giám đốc để đơn vị xét thưởng đột xuất kịp thời. Cán bộ công nhân viên của đơn vị được xét duyệt về  phát minh sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, vượt mức tiến độ … theo chế độ thưởng của Nhà nước hiện hành. Toàn bộ việc phân phối tiền lương, tiền thưởng của các nhà thành viên trong đơn vị, do đơn vị chủ động phân phối và đặt dưới sự giám sát của Công ty.

3.3. Đội ngũ CB - CNV

 Cùng với sự lớn mạnh của Công ty, đội ngũ cán bộ công nhân viên năng nổ  nhiệt tình trong lao động, đứng vững trong cơ chế thị trường. Là những người có trình độ học vấn rõ trung học trở lên họ là những người sành sỏi trong thị trường … Bên cạnh đó, Công ty không ngừng tuyển chọn đội ngũ trẻ, cùng với việc tạo môi trường cho họ phát huy tài năng, phát minh sáng kiến trong công tác qua chế độ khuyến khích khen thưởng của Công ty.

Theo đặc điểm của chỉ tiêu chi phí sản xuất ta chia đội ngũ lao động trên thành hai lĩnh vực đó là nhân viên quản lý (tính vào chi phí cố định) và lực lượng lao động trực tiếp (chi phí biến đổi). Số nhân viên quản lý  của Công ty có 24 người/ năm (tính từ thời điểm thành lập cho đến nay), riêng năm qua  con số này  đã lên tới 33 người. Đội ngũ lao động bình quân/năm là 94 người và trong năm 2004 vừa qua  có 135 người. 

Qua đó ta thấy số liệu lao động trong Công ty không ngừng gia tăng qua các năm, các thời kỳ do nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng phát triển.

                                                * * *

Như vậy có thể khái quát nhiệm vụ cơ bản của Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội là trực tiếp xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu các mặt hàng nông lâm, hải sản, thực phẩm chế biến, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng khác do công ty mua, gia công chế biến hoặc do liên doanh liên kết tạo ra.

Trực tiếp nhập khẩu và nhận ủy thác nhập khẩu các mặt hàng: công cụ sản xuất, vật tư, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, kể cả chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất.

Tổ chức sản xuất, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu dùng.

Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN là đơn vị hoạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng. Có quyền quan hệ với tất cả các cơ quan, các doanh nghiệp Nhà nước và các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Công ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tức là thực hiện chế độ một thủ trưởng trong quản lý và điều hành. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công, lắp ráp theo đúng luật pháp hiện hành của nhà nước và hướng dẫn của sở thương mại Hà Nội.

Tổ chức nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, đổi mới trang thiết bị, tổ chức tiếp thị tốt để nâng cao năng lực kinh doanh và năng cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả ngày càng cao.

Thực hiện báo cáo theo ngành và chịu sự thanh tra của pháp luật.

Tổ chức tốt bộ máy doanh nghiệp, quản lý toàn diện, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên chức theo pháp luật, chính sách của nhà nước và sự phân cấp quản lý của sở thương mại để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc, thực hiện phân phối công bằng.

Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an ninh chính trị và an toàn xã hội trong phạm vi quản lý của công ty theo quy định của pháp luật.

Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư  IMEXIN là một doanh nghiệp nhà nước, hạch định kinh tế độc lập, với chức năng chính là kinh doanh tổng hợp: nội thương và ngoại thương thực hiện các dịch vụ kinh doanh trong nước và ngoài nước.

Trong hoạt động kinh doanh ngoại thương, công ty tiến hành mua và xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu là hàng nông sản như: nhãn quả khô, vải quả khô, xoài, tôm, cua... đồng thời công ty tiến hành nhập khẩu các mặt hàng như: hàng hóa, máy móc, thiết bị, các phương tiện sản xuất... phương án để phục vụ nhu cầu thị trường trong nước.

Trong hoạt động kinh doanh ngoại thương, căn cứ vào thị trường tiêu thụ và khả năng kinh doanh của công ty, công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh như: bột ngọt, bột canh, đường, sữa, mỳ tôm... đặc biệt là phải kể đến mặt hàng bột ngọt. Công ty là một đầu mối tiêu thụ rất lớn số lượng bột ngọt cho các công ty như: Công ty VEDAN, MIWON

II - Thực trạng đầu tư, hiệu quả đầu tư SXKD của Công ty.    

1. Đánh giá chung về tình hình đầu tư của công ty 
1.1. Khó khăn 

Theo đánh giá chung của các chuyên gia kinh tế, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam chưa cao, thiếu ổn định và đang nổi cộm hàng loạt vấn đề. So với nhập khẩu tốc độ xuất khẩu hàng hóa còn thấp. Trong khi đó, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của ta vẫn là nguyên liệu thô, hàng đã qua chế biến chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu hàng xuất khẩu, chính vì thế giá trị hàng xuất khẩu không tăng được nhiều dù số lượng nhiều hơn. Quả thật, đay là một chỉ số quá thấp, không tương xứng với tiềm năng to lớn về mặt tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực của nước ta.

Qua đó ta thấy rõ khó khăn lớn nhất trong hoạt động của công ty là do: 

- Chất lượng hàng hóa của Việt Nam chưa cao, chủ yếu trên thị trường là các mặt hàng thô hoặc sơ chế làm cho các mặt hàng giảm đi 50% giá trị. Đây là hạn chế lớn nhất của hàng xuất khẩu tại Việt Nam. Cũng do hạn hẹp về vốn thấp kém về trình độ công nghệ, các loại nông lâm hải sản không tận dụng được hết nguồn lao động dồi dào, lương công nhân rẻ. 

- Do hoạt động Xuất nhập khẩu diễn ra không đồng đều, hoạt động xuất khẩu chưa được giải quyết mối quan hệ thỏa đáng giữa các mặt hàng chủ đạo với các nhóm hàng khác, quá chú trọng và ưu tiên cho một số mặt hàng mà lại không biết tận dụng, bỏ qua nhiều mặt hàng khác rất có triển vọng, tiềm năng như: Các loại máy động lực, mật ong và nhiều sản phẩm về rừng...

Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng mặt hàng kim ngạch lớn, chủ đạo thì việc đa dạng hóa các sản phẩm đã trở thành nội dung then chốt trong chiến lược xuất khẩu của ta sau này. 

· Những hạn chế, mất cân đối bất cập của ta trên thị trường hàng hóa xuất khẩu. Xu hướng chính ở Việt Nam là đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại.

· Trong thời gian qua quan hệ tỷ giá hối đoái chỉ khuyến khích nhập khẩu, các chuyên gia nước ngoài cho ằng Việt Nam mới chỉ lo quản lý người xuất khảu mà chưa lo quản lý nguồn ngoại tệ, để cho các doanh nghiệp dùng ngoại tệ nhập khẩu tràn lan. Dưới tác động của tỷ giá hối đoái năm 1996 một số doanh nghiệp đã lợi dụng sự giảm tỷ giá hối đoái USD/VNĐ để nhập hàng thông qua bảo lãnh L/C trả chậm khiến nhập khẩu tăng vọt. Do vậy, cần điều chỉnh lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, rút bớt khoảng cách chênh lệch giữa 2 loại lãi suất này.

· Thông tin thưong mại phục vụ xuất khẩu còn hạn chế. Đối tác của doanh nghiệp hiểu rất rõ tình hình các nhu cầu của ta, thậm chí giá cả thu gom hàng, phí mua Quota xuất khẩu ủy thác họ đều rành. Nhưng chúng nắm được rất ít thông tin về bạn hàng, chưa kể các doanh nghiệp nội địa còn cạnh tranh lẫn nhau xuất phá giá để hưởng lợi một mình. Cuối cùng để có bạn hàng nước ngoài hưởng lợi cả nhà nước và doanh nghiệp đều thiệt.

· Cùng do cơ chế quản lý kinh tế nói chung và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu nói riêng thay đổi thường xuyên làm cho doanh nghiệp không kịp xoay trở, bị động, lúng túng trong hoạt động kinh doanh. Một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đầu tư vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu

Ngoài ra thị trường trong nước còn nhiều biến động, sức mua bị giảm sút, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dư nợ lớn. Trong khi đó các doanh nghiệp nước ngoài có lợi thế hơn các doanh nghiệp nàh nước như tài sản chính, kỹ thuật tiếp thị, các chính sách ưu đại của nhà nước....đã xâm nhập sâu vào thị trường tạo ra sự cạnh tranh gay gắt đối với doanh nghiệp trong nước.

Hơn nữa thị trường ngoài nước đặc biệt là thị trường nơi Công ty nhập khẩu hàng hóa lâm vào khủng hoảng từ năm 1999 đến nay chưa hoàn toàn hồi phục đã gây rất nhiều khó khăn cho nhiệm vụ kinh doanh của Công ty 

Bên cạnh đó việc thiếu thông tin thừ bên ngoài cũng gây ảnh hưởng nhiều đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm bạn hàng của công ty nhiều thương vụ nhập khẩu đã gây ra cho Công ty nhiều tổn thất lớn nhà nước cũng chưa có một chính sách hợp lý trong việc ổn định giá cả của một số mặt hàng nhập khẩu lớn. Điều này gây khó khăn cho hoạt động nhập khẩu nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng.

1.2. Thuận lợi

Trong môi trường kinh doanh đầy khó khăn như trên Công ty có những thuận lợi cơ bản sau: 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty rất tiềm năng nhu cầu đối với các mặt hàng kinh doanh của Công ty ở Việt Nam rất lớn trong những năm tới chính sách tập trung nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu của Nhà nước là một thuận lợi lớn đối lới công ty

Là một doanh nghiệp nhà nước có bề dày hoạt động kinh doanh có kinh nghiệm truyền thống làm ăn nghiêm chỉnh, có định hướng kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ.

Nhận thức được chức năng và nhiệm vụ của mình là người trung gian hoạt động trong khâu lưu thông, lấy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là là hoạt động kinh doanh chính, nên công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tạo mối quan hệ với khách hàng, tạo thêm thị trường, mở rộng nguồn hàng. Bên cạnh đó công ty có bộ máy lãnh đạo và tập thể công nhân viên chức tích cực, có năng lực đoàn kết nội bộ. Đặc biệt là có sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên, công ty đã đạt được mục tiêu đề ra với hiệu quả khá cao. Giữ vững được sự phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên.

Lợi nhuận của công ty vẫn không ngừng tăng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2004 tăng so với năm 2003 là 135000 (đồng) hay 21.4%, điều này chứng tỏ công ty đã xếp lại, tổ chức rất hợp lý với hoạt động quản lý kinh doanh của công ty, làm cho đời sống của công nhân viên ngày càng cao.

Qua những nhận xét trên ta thấy mặc dù còn có những khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Tình hình đầu tư phát triển kinh doanh trong những năm gần đây        

                                                    (2000 – 2004).
Trong những năm gần đây, từ năm 2000 đến nay - qua rà xét thực trạng  ta thấy nổi bật công tác đầu tư trong năm 2003. Đây là năm đánh dấu sự chuyển biến lớn về đầu tư theo chiều rộng và theo chiều sâu. Để đi sâu vào vấn đề này - ta điểm lại quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây.

2.1. Theo số liệu báo cáo tài chính
 Từ phòng kế toán tài chính của Công ty, từ năm 2000 trở lại đây, các số liệu về trị giá hiện có của TSCĐ, đầu tư tài chính, chi phí XDCB của Công ty như sau:
Bảng: TSCĐ, đầu tư tài chính và chi phí XDCB

ĐVT: Đồng

	Năm
	TSCĐ(nguyên giá)
	Đầu tư tài chính
	Chi phí XDCB
	Tổng tài sản

	2000
	1.418.886
	0
	
	10.621.283

	2001
	2.464.539
	0
	
	12.226.826

	2002
	3.870.937
	0
	
	18.805.983

	2003
	4.816.366
	0
	8.343,5
	22.446.098

	2004
	4.917.634
	0
	8.343,5
	28.804.546


(Nguồn: Phòng kế toán tài chính của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN)
Theo công thức của các nhà quản trị doanh nghiệp, thực trạng tình hình  đầu tư của Công ty được phản ánh qua tỷ suất đầu tư chung và tỷ suất đầu tư tài sản cố định như sau:

	Tỷ suất đầu tư chung  = 
	TSCĐ + §.T­ tài chính + C. phí XDCB

	
	( Tài sản

	Tỷ suất đầu tư TSCĐ =
	TSC§

	
	( TS


Như vậy hai công thức trên phản ánh tình hình đầu tư theo chiều sâu hàng năm qua việc so sánh tỷ trọng các năm kế tiếp với các năm trước đó để thấy sự tăng trưởng hay sụt giảm của việc đầu tư TSCĐ chung trong toàn bộ Công ty. Qua đó ta có.    

Bảng: Tỷ suất đầu tư tài sản                                                                               

	Năm
	Tỷ suất đầu tư chung
	Tỷ suất đầu tư TSCĐ

	2000
	0.133588945
	0.133588945

	2001
	0.201568174
	0.201568174

	2002
	0.205835398
	0.205835398

	2003
	0.21494668
	0.214574755

	2004
	0.171013891
	0.170724232


(Nguồn: Phòng kế toán tài chính của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN)
Từ số liệu tỷ suất đầu tư chung và tỷ suất đầu tư TSCĐ của bảng tính trên ta thấy - Tỷ suất đầu tư chung đã phản ánh tình hình chung về đầu tư cho trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm và xây dựng TSCĐ, đầu tư tài chính như mua cổ phiếu, cổ phần, góp vốn liên doanh liên kết  và kinh doanh bất động sản…

Tỷ suất đầu tư TSCĐ phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất, mua sắm và đầu tư xây dựng TSCĐ nói riêng.

Các con số trên phản ánh thực trạng đầu tư rõ nét nhất tại Công ty qua các năm, bằng cách so sánh tỷ suất giữa các năm (năm trước so với năm sau), so sánh nguyên giá TSCĐ, tổng tài sản giữa các năm tăng hay giảm 

Thực tế đã chứng minh trong giai đoạn 2001 - 2002 và 2002 - 2003 Công ty đã có những dự án đầu tư lớn trong sản xuất cũng như kinh doanh. Tiêu biểu cho hai thời kỳ này là dự án lớn về đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc. Giai đoạn 2001 - 2002 khi mà dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ở Tỉnh Hà Nam đi vào hoạt động với tổng số vốn là 15 tỷ đồng và giai đoạn 2002 - 2003 dự  án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ở Tỉnh Hà Nam đi vào hoạt động (trong giai đoạn này Công ty cũng đã giành gần 4 tỷ đồng để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công). Có thể nói đây là giai đoạn tiêu biểu của công tác đầu tư tại Công ty, sự chuyển biến theo chiều rộng (>15 tỷ đồng đầu tư cho Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ) và sự chuyển biến theo chiều sâu ( > 4 tỷ đồng đầu tư mua sắm máy móc thiết bị). Do điều kiện và thời gian không cho phép, tôi xin lấy số liệu đầu tư  giai đoạn 2002 - 2003 để phân tích hiệu quả trong đầu tư và một số nhận xét chung.

2.2.  Sản xuất kinh doanh
Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu & Đầu ttư IMEXIN đã có những bước phát triển vững chắc. Sự đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước, trong đó nhà nước giao quyền tự chủ cho công ty tự lựa chọn và lập phương án kinh doanh, tự hạch toán độc lập đã mở ra cho công ty một phong cách làm ăn mới năng động và sáng tạo hơn. Tuy rằng, trong cơ chế thị trường mới, tính cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau diễn ra giữa các chủ thể kinh tế là hết sức gay gắt và khốc liệt. Mặc dù công ty phải đối mặt với những tình trạng khó khăn ban đầu như thiếu vốn, thiếu thị trường tiêu thụ, thiếu đội ngũ cán bộ có khả năng thực hành nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nhưng qua những thử nghiệm ban đầu ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã từng bước vượt qua thử thách, giành lấy cơ hội và không ngừng đưa công ty lên một tầm cao mới. 

Thông qua bảng sau cho thấy được tình hình hoạt động của công ty 

Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN năm 2003 – 2004

   






 ( Đơn vị VNĐ)

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004

	1
	Tổng doanh thu 
	3.600.531.156
	4.051.405.800

	2
	Tổng chi phí 
	3.057.671.600
	3.400.243.500

	3
	Nộp ngân sách nhà nước
	181.075.700
	208.146.500

	4
	Lợi nhuận 
	361.785.000
	443.015.800

	5
	Lương bình quân 1 người/ tháng
	800.000
	810.000


(Nguồn: Phòng kế toán tài chính của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN)
Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm qua cho thấy: Tổng doanh thu năm 2004 so với năm 2003 tăng với số tiền là 450.873.350 đồng ( Tương ứng với tỷ lệ 12,52%) trong khi tổng chi phí năm 2004 tăng so với năm 2003 là 342.474.900 đồng ( tương ứng với tỷ lệ 11,2%). Như vậy tỷ lệ tăng của chi phí nhỏ hơn tỷ lệ tăng của doanh thu. Điều đó chứng tỏ năm 2004 công ty kinh doanh đạt hiệu quả. Và điều đó cũng được chứng minh qua thu nhập bình quân của người lao động. Đây chính là dấu hiệu tốt để công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
Qua phân tích ở trên ta thấy rằng, năm 2004 là một năm có nhiều chuyển biến lớn tại Công ty về lượng cũng như về chất, về kế hoạch cũng như thực hiện, về đầu tư cũng như sản xuất kinh doanh đều thể hiện dấu hiệu tích cực của hiệu quả - đầu tư & sản xuất tại Công ty. Những dấu hiệu này là cơ sở quan trọng để ta nắm bắt thực trạng đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty. 

III. Phân tích hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh tại Công ty. 

Trở lại với thực trạng đầu tư trong những năm gần đây. Qua khảo sát thực tế thì năm 2003 vừa qua có thể coi là năm tiêu biểu. Trong năm nay Công ty  đã xúc tiến đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và mở rộng sản xuất kinh doanh với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng. Trong đó hơn 4 tỷ mua sắm thiết bị thi công, còn lại hơn 11 tỷ đồng dành cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc Hà Nam. Để xem xét hiệu quả đầu tư này, trên góc độ xem xét của Công ty hiệu quả đầu tư được phân tích như sau (cơ sở thực tiễn): 

1. Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc 

                                 (6/2002 - 3/2003) 

1.1. Căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư 

 Nước ta là nước nông nghiệp (70% dân số là nông nghiệp) có tiềm năng về lao động, đất đai điều kiện thiên nhiên ưu đãi; nhưng nền kinh tế nông nghiệp chậm phát triển, năng suất nông nghiệp thấp.

 Những năm cuối của thập niên 90 Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách để thúc đẩy kinh tế nông, lâm nghiệp phát triển trong đó có ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đây là mục tiêu kinh tế chiến lược đã được Đảng và Nhà nước quan tâm. Theo quyết định số 166/2001/QĐ - TTG ngày 26/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2005 sẽ xuất khẩu 80.000 tấn thịt lợn/năm và các năm tiếp theo tiến tới mỗi năm xuất khẩu trên 100.000 tấn thịt lợn các loại; cũng tại quyết định này đã nêu giai đoạn 2002 ÷ 2005 tập trung phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu ở một số vùng đồng bằng Sông hồng, Bắc trung bộ, Duyên hải Nam  trung bộ và  Đông nam bộ. Để thực hiện được những chỉ tiêu kinh tế về phát triển nông nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu một trong những yêu cầu là phải có đủ số thịt lợn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, thì khâu đầu tiên là tổ chức chăn nuôi theo phương thức công nghiệp (thực chất hiện nay nước ta vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao chăn nuôi lợn và gia súc, gia cầm theo phương pháp thủ công nên chất lượng sản phẩm thấp) năng suất thấp.v.v.. theo các chuyên gia về nông nghiệp, chăn nuôi, thì thức ăn chăn nuôi chiếm tới 70 ÷75%  chi phí chăn nuôi còn lại 18  ÷ 20% là chi phí giống  và 2 ÷ 5% là chi phí lao động. Như vậy muốn có năng suất cao trong chăn nuôi và chất lượng sản phẩm tốt trong chăn nuôi phải áp dụng quy trình  chăn nuôi tiến bộ; một yếu tố quan trọng nhất là thức ăn chăn nuôi.

- Với chính  sách ưu việt của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, giao đất, giao rừng, hướng dẫn, khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật .v.v.. người lao động thực sự có cơ hội đầu tư mở rộng chăn nuôi tập trung, kinh tế  hộ gia đình thực sự phát triển, chăn nuôi đã có quy mô trang trại, việc sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp là một yêu cầu không thể thiếu đối với người chăn nuôi. Trong mấy năm lại đây, ứng dụng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của ngành chăn nuôi vào sản xuất nhất là tiến bộ về giống và thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi đã đưa ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất chính, có những bước tiến bộ đáng kể.

- Tình hình thực tế và thị trường thức ăn chăn nuôi hiện nay theo Cục khuyến nông, khuyến lâm Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2001 cả nước có 131 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; trong đó 110 cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp, đậm đặc và 21 cơ sở sản xuất vi sinh. Năm 1995 cả nước sản xuất được trên nửa triệu tấn, năm 1998 đạt 1,4 triệu tấn thức ăn gia súc các loại, năm 2001 tổng sản lượng sản xuất đạt 2,7 triệu/tấn. Cũng theo tính toán của Cục khuyến nông, khuyến lâm năm 2005 nhu cầu thị trường cần tới 6 ÷7 triệu tấn và 2010 nhu cầu về thức ăn chăn nuôi trên 10 triệu tấn. Khả năng thực tế hiện nay các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi mới chỉ đáp ứng được 40% ÷ 50% nhu cầu của thị trường thức ăn chăn nuôi. Trong số này các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài có công suất lớn như Prôconco (Việt - Pháp); Cagil (Mỹ); Cipi (Thái Lan)... có công suất đạt tới 180.000 tấn đến 200.000tấn/năm, các hãng khác công suất 50.000 đến 60.000 tấn/năm. Sản xuất trên dây chuyền  công nghệ tiên tiến, quy mô lớn tự động hoá cao, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài này chiếm tới 60% sản lượng cung ứng trên thị trường. Đối với các cơ sở sản xuất trong nước hầu hết là  quy trình công nghệ bán tự động hoá, sản lượng, năng suất thấp. Trước khả năng cung cầu của thị trường nhiều nhà đầu tư  nước ngoài, một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng công suất máy móc thiết bị,  xây dựng, lắp đặt thêm cơ sở sản xuất mới (như  Bắc Ninh, Hà nội, Hà tây, Hải phòng, Việt trì - Phú thọ , Thanh Hoá.v.v..) 

Căn cứ vào chính sách phát triển chăn nuôi của Đảng và Nhà nước và khảo sát thực tế của IMEXIN, những tài liệu, thông tin của các cơ quan hữu quan quản lý ngành chăn nuôi; có thể khẳng định thị trường thức ăn chăn nuôi rất lớn, cung nhỏ hơn cầu. Qua những phân tích trên IMEXIN thấy việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi là đúng hướng và hợp lý.

Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi được tiến hành xây dựng mới 100%. Dự kiến xin phép Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng nhà máy tại huyện Kim Bảng 

  Qua khảo sát thực tế ở một số địa phương cũng như một số địa điểm tại tỉnh Hà Nam, công ty đã lựa chọn địa điểm trên là hợp lý: Hà nam là tỉnh nông nghiệp, có kinh tế nông nghiệp và kinh tế đồi rừng, Hà nam nằm trong vùng định hướng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; giao thông thuỷ, bộ, sắt thuận tiện, có và cận kề các vùng nguyên liệu; lực lượng lao động dồi dào,v.v..

      Một yếu tố quan trọng khác theo Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn về việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu thịt lợn và thực hiện quyết định số 166/2001/QĐ- TTg ngày 26/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn xây dựng đề án phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu trong giai đoạn 2002 - 2005 đã xác định có 5 vùng cần quy hoạch thành vùng chăn nuôi lợn xuất khẩu tập trung có hiệu quả trong đó các tỉnh phía bắc từ Quảng Bình trở ra có 3 vùng: vùng I gồm các tỉnh : TP Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình; Vùng II gồm các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An; Vùng III gồm các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Theo đề án trên của Bộ NNPTNT thì địa điểm Công ty lựa chọn để xây dựng nhà máy ở vào vùng I tiếp cận thuận lợi vùng II, vùng III là hợp lý và có cơ sở.

1.2. Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn do Công ty đáp ứng: 400.000.000đ

+ Vốn do quỹ ngành hỗ trợ: 400.000.000đ

+ Vốn tín dụng đầu tư      : 7.200.000.000đ

	Tổng đầu tư :
	14.898.620.427

	   Trong đó  : Vốn lưu động
	6.898.620.427

	                     Vốn cố định
	8.000.000.000

	              Gồm : + Máy móc thiết bị
	3.100.000.000

	                         + Thiết bị phân tích sản phẩm
	100.000.000

	                         + Xây lắp
	4.510.000.000

	                         + Chi phí khác và dự phòng
	290.000.000


*  Xác định vốn lưu động:

Phần xác định vốn lưu động cần xác định trên hai nội dung xác định vốn lưu động chung và xác định vốn lưu động nguyên vật liệu (VLĐNVL).

Như phần tính toán dự kiến năm đầu tiên nhà máy đi vào hoạt động sản xuất đạt 60% công suất (tức là đạt 7.200 tấn = 12.000 x 60%) vậy nhu cầu vốn lưu động (VLĐ);  và vốn lưu động NVL (VLĐNVL) được xác định như sau:

*  Vốn lưu động:
	VL§ =
	( giá thành năm - KHCB năm

	
	vòng quay (VLĐ) năm


	              VL§  =
	30.186.049.143 - 1.142.857.143    =  2904 3192000  

	
	                      4,21                                      4,21


                            VL§ = 6.898.620.427đ

Ghi chú: Vòng quay vốn lưu động (VLĐ) được xác định.

	Vqvl® =
	( doanh thu 

	
	VL§bq


	Vqvl® =
	30.600.000.000

	
	       29.043.192.000 : 4


            Vqvl® = 4,21 vßng/n¨m

          * Vốn nguyên vật liệu và vòng quay vốn NVL

- Muốn xác định vòng quay vốn NVL trước hết xác định vốn NVL dự trữ bình quân  (Dnvlbq) được xác định theo công thức:

	Dnvlbq =
	1/2 Q1 + Q2 +Q3 + 1/2 Q4

	
	                         n - 1




	Dnvlbq =
	1800 + 1800 +1800 + 1800

 2                                  2

4-1

	
	       


             Dnvlbq = 1800 tÊn x 3549680đ/tÊn

            Dnvlbq = 6.389.424.000đ

- Vòng quay vốn NVL (Vqvnvl) được xác định :

Vqvnvl =     ( doanh thu   (B)

                          Dnvlbq

                  = 30.600.000.000 = 4,78/vßng/n¨m

                        6.398.424.000

Qua tính toán trên thì vốn lưu động cần thiết được xác định là 6.898.620.427đ ; vòng quay của vốn lưu động là 4,21 vòng/năm. Đối với vốn nguyên vật liệu thì vốn nguyên vật liệu cần thiết cho dự trữ (dự trữ bình quân) là 6.389.424.000đ và vòng quay của vốn NVL đạt tới 4,78 vòng/năm.

1.3. Kế hoạch trả nợ vốn đầu tư:

Để xác định kế hoạch trả nợ vốn đầu tư đề án xây dựng đã tính toán và đề cập đến việc xác định nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) vốn đầu tư nghĩa vụ xác định rõ nợ phải trả gồm 2 phần  vốn đầu tư và lãi suất vốn đầu tư (xem kế hoạch trả nợ vốn đầu tư  cho từng năm : phụ lục 13).

Bảng: kế hoạch trả nợ vốn đầu tư  cho từng năm
(Đơn vị: triệu đồng)

	              Mục

    Năm 
	Trả nợ

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Số dư đầu năm 
	9.200
	7.040
	4.880
	2.720
	560
	-
	-

	Trả gốc
	-
	2.160
	2.160
	2.160
	2.160
	560
	-

	Trả lãi
	475,2
	867,24
	633,96
	410,4
	167,4
	5,04
	-

	Tổng (gốc+lãi) 
	475,2
	3.027,24
	2.793,96
	2.570,4
	2.327,4
	565,04
	-


(Nguồn: Phòng kế toán tài chính của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN)
Năm đầu sản xuất đề án đã xây dựng kế hoạch trả  vốn đầu tư là 700 triệu đồng và năm thứ 2 là 1,1856 tỷ đồng. Phân tích kế hoạch trả nợ qua các năm đều được xây dựng hợp lý, ổn định có căn cứ từ nguồn trả nợ vốn đầu tư đã xây dựng

1.4.  Tiêu thụ sản phẩm:

Ngoài công nghệ, tiêu thụ sản phẩm là một trong những khâu quan trọng nhất, tác động và thúc đẩy sản xuất sản phẩm. Thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi hiện nay là thị trường rất sôi động, năng động và phong phú, hấp dẫn tuy vậy nhưng cũng rất quyết liệt giành giật thị phần.

- Công ty là doanh nghiệp đã nhiều năm nay hoạt động trên lĩnh vực thương mại nhất là ngành hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng thị trường hoạt động của Công ty nhiều năm nay đã gắn với thị trường nông thôn, sản phẩm nông nghiệp hàng năm chiếm tới 50 ÷ 60% tổng doanh thu và kim ngạch xuất khẩu của Công ty.

- Hệ thống các đơn vị trực thuộc Công ty ở các vùng, khu vực đang hoạt động ổn định thực sự đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn, thị trường nhậy bén, năng động có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động của Công ty không chỉ chuyên về thương mại, liên doanh liên kết sản xuất còn trực tiếp tổ chức sản xuất hàng hoá tiêu dùng (các xí nghiệp sản xuất trực thuộc Công ty ) do vậy kinh nghiệm để tổ chức có hiệu quả một đơn vị sản xuất và  tổ chức tiêu thụ sản phẩm đối với Công ty là khả quan, hiện thực.

Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi là sản phẩm hàng hóa tập trung tiêu thụ chủ yếu vùng sản xuất nông, lâm nghiệp do vậy Công ty sẽ chủ động lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của mình một cách hiệu quả nhất bao gồm các bước:

+ Quảng cáo sản phẩm với tên riêng đặc trưng cùng với thương hiệu của Công ty trên các phương tiện thông tin công cộng ở khu vực nông thôn vùng sản xuất nông, lâm nghiệp.

 
+ Tổ chức tiếp thị và quảng bá những thông tin về thức ăn chăn nuôi của Công ty, ngay từ khi xây dựng nhà máy bằng các kênh, hình thức tin tưởng. Đặc biệt coi trọng hệ thống phát, truyền thanh của xã, huyện với bà con nông dân. 

+ Tổ chức tuyển chọn, đào tạo đội ngũ nhân viên tiếp thị, tổ chức và phát triển thị trường.

+ Xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm: sản xuất - đại lý cấp I- đại lý cấp II - tiêu dùng, hoặc sản xuất - đại lý - tiêu dùng, sản xuất - tiêu dùng tuỳ theo từng điều kiện cụ thể của các vùng, miền để xây dựng các kênh tiêu thụ cho hợp lý và hiệu quả nhất, kết hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thông qua hệ thống các HTX cơ sở như HTX nông nghiệp, HTX tiêu thụ, dịch vụ để cấp hàng cho các hộ nông dân và trang trại.

+ Kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi ở từng địa phương (tỉnh, huyện, và các hợp tác xã, ...v.v), các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm ở địa phương để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm của Công ty. Mở các buổi tập huấn giới thiệu sản phẩm và sử dụng sản phẩm với các tổ, nhóm hộ chăn nuôi kết hợp cùng việc in ấn tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Quan hệ chặt chẽ với các viện chăn nuôi, các cơ quan nghiên cứu để luôn có những tiến bộ mới nhất về công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi. 

+ Lựa chọn và hợp tác với cơ sở chăn nuôi công nghiệp và với trại chăn nuôi lớn bằng việc cung cấp trước thức ăn chăn nuôi.

+ Tiêu thụ sản phẩm với hình thức tiêu thụ đa dạng (hàng đổi hàng; thức ăn chăn nuôi - nguyên liệu sản phẩm do nông dân sản xuất ra và/hoặc thu mua lại sản phẩm chăn nuôi để cung cấp cho nhà máy đông lạnh xuất khẩu.

+ Tự tổ chức thí điểm ứng dụng thực tế sản phẩm do nhà máy sản xuất bằng trại chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa đạt từ 500 đến 1000con/lứa.

+ Xây dựng, coi trọng chi phí quảng cáo, tiếp thị trong giá thành sản phẩm. Xây dựng kế hoạch chi khuyến mại, chi thưởng trong giá thành sản phẩm,  chi phí lưu thông với một hình thức hấp dẫn. Theo báo cáo tính toán khoản chi này tới 31 ngàn đồng/tấn so với lương tiếp thị, khai thác thị trường khoản chi này cao hơn 12,5%.

Tóm lại: Công tác tiêu thụ phải được và triển khai sớm với 10 - 20 lao động phụ trách bán hàng; thành lập phòng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm được kết hợp chặt chẽ giữa phòng này với các đơn vị trực thuộc Công ty, các phòng chức năng của Công ty.
1.5. Hiệu quả đầu tư 
1.5.1.  Hiệu quả kinh tế:

*  Sản lượng sản xuất và doanh thu:
Theo quy trình công nghệ và thiết kế của máy móc thiết bị nhà máy có khả năng sản xuất thức ăn chăn nuôi với hai loại sản phẩm chính là dạng viên và bột.

Viên 05 tấn/h  tương đương 12.000 tấn/năm

Bột 10 tấn/h    tương đương 24.000 tấn/năm

Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng trên cơ sở lấy sản phẩm viên làm cơ sở (1,2 vạn tấn/năm) dự kiến  năm đầu tiên sản xuất 60% công suất (7.200 tấn) doanh thu 30,6 tỷ đồng;  năm thứ 2+3 đạt 75% công suất  (18.000 tấn) doanh thu đạt 76,5 tỷ đồng, bốn năm tiếp theo đạt công suất 12.000 tấn/năm như vậy doanh thu đạt 51 tỷ/năm 

Bảng: Sản lượng, doanh thu hàng năm
	Năm
	Công suất
	Tổng doanh thu (triệu đồng)

	
	(%)
	Sản lượng
	% tiệu thụ
	S.lượng tiêu thụ
	Thành tiền

	2004
	60
	16.000
	100
	16.000
	68.000.000.000

	2005
	75
	20.250
	100
	20.250
	86.062.500.000

	2006
	75
	20.250
	100
	20.250
	86.062.500.000

	2007
	100
	27.000
	100
	27.000
	114.750.000.000

	2008
	100
	27.000
	100
	27.000
	114.750.000.000

	2009
	100
	27.000
	100
	27.000
	114.750.000.000

	2010
	100
	27.000
	100
	27.000
	114.750.000.000


(Nguồn: Phòng kế toán tài chính của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN)
*  Dự kiến chi phí sản xuất qua các năm:

 Qua phân tích chi phí sản xuất qua các năm; giá thành sản xuất qua các giai đoạn cho một đơn vị sản phẩm giảm cụ thể năm 2003 là 28603973943đ năm 2004 và 2005 là 35443549143đ năm 2006 đến 2009 bình quân là 46842841142đ. Giá thành sản phẩm 2003 là 3972774đ/tấn các năm tiếp theo đều giảm  3938172đ/tấn, năm 2005 và 3903570đ/tấn năm 2006 

*  Xác định điểm hoà vốn:

Điểm hoà vốn xác định trên 3 yếu tố gồm:

+ Chi phí cố định (định phí)                     :  F

+ Chi phí biến thiên (biến phí)                  : V

+ Doanh thu năm đầu định hình sản xuất  : R

	Điểm hoà vốn (ĐHV)  =
	F

	
	R - V


* Xác định phí cố định (định phí):     1.941.673.143

+ KHTSC§                                      :  1.142.857.143

+ Lương nhân viên quản lý             :     129.600.000

+ BH Y tÕ, BHXH, C§P                 :        16.416.000

+ Lãi vay vốn đầu tư                        :     652.800.000

* Xác định biến phí                         : 27.250.300.800

         + Chi phí nguyên liệu trực tiếp         :   26.892.100.800

         + Chi phí nhân công trực tiếp                :   214.200.000

+ Lãi suất vốn lưu động                         : 144.000.000

* Doanh thu năm định hình sản xuất: 30.600.000.000

	Điểm hòa vốn (ĐHV) =0.58 =
	1.941.673.143

	
	30.600.000.000   -  27.250.300.800


          Như vậy doanh thu hoà vốn năm đầu bằng 58%; sản lượng hoà vốn 6960 tấn tức là trên 58% công suất máy là nhà máy hoạt động có lãi.

*  Hiệu quả sử dụng vốn: 

Vòng quay của vốn lưu động và vốn nguyên vật liệu đã tính toán trên với 4,21 vòng/năm đối với vốn lưu động; 4,78 vòng/năm đối với vốn nguyên vật liệu đã một phần chứng minh được vòng chu chuyển vốn dự trữ cho một đơn vị sản xuất với vòng quay như vậy là rất hợp lý. Tuy vậy mặt hiệu qủa sử dụng vốn tỷ suất lợi nhuận trước thuế tính theo công thức với 3 chỉ tiêu sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận bình quân : Tslnbq

+ Tổng doanh thu (tiêu thụ): B1
+ Lãi trước thuế: Ln

                            Ln           11.224.117.627 x 100%

Tslnbq  =            =    

                  B1                296.285.714.287

Tslnbq = 3,8%

 Đề án dự kiến nhà máy sản xuất với 3 phân kỳ năm đầu sản xuất 60%, hai năm tiếp theo 75% và 4 năm còn lại đạt 100% (tức 12.000tấn). Cũng theo cách tính toán trên thì tỷ suất lợi nhuận năm đầu sản xuất chỉ đạt 1,28%.

	1,28% =
	372.555.772 x 100



	
	29.142.857.143


                   2 năm tiếp theo (năm thứ 3 và thứ 4) đạt 3%

	3% =
	(979571214 + 1087708356 ) x 100


	
	       ( 36428571429 x 2 )




Cũng với cách tính tương tự thì năm thứ 5 tỷ suất lợi nhuận đạt 4% năm thứ 6 đạt 4,08% và tới năm  thứ 7 đạt 5,07%.

-  Xét hiệu quả sử dụng vốn so với tổng vốn đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm đạt 11%.

	  11% =
	11224117627 : 7 năm x 100

	
	            14898620427




Trong đó năm sản xuất đầu tiên lợi nhuận so với tổng vốn đầu tư tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt 2% (372555772 : 14898620427) x 100%; các năm tiếp theo đều tăng dần: năm thứ 2 đạt 7%, năm thứ 3 là 7,05%, năm thứ 4 ; 13% ... và năm thứ 7 đạt 16%.

- Nếu chỉ so với vốn đầu tư tài sản cố định thì tỷ suất lợi nhuận đạt khá cao qua các năm:

+ Năm thứ nhất đạt 5% = (372555772 ® : 8.000.0000.000đ) x 100%

+ Năm thứ hai 12% = (979571214 ® : 8.000.000.000đ) x 100% và đến năm thứ 7 đạt tới   30% = (2369350571 ®   : 8.000.000.000) x 100%

Qua việc phân tích và tính toán trên đề án chứng minh việc sử dụng vốn có hiệu quả kinh tế cao.

*  Thời gian hoàn vốn (TGHV):  

Báo cáo lập kế hoạch xin hoàn trả vốn trong vòng 7 năm, vốn đầu tư được tính toán, cân đối để trả vốn đầu tư được kiến tạo trên 2 nguồn chính, đó là KHCB hàng năm và trích từ quỹ PTSXKD (được hình thành từ lợi nhuận sau thuế).

  Bảng: Dự kiến nguồn trả nợ vốn đầu tư

Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn trả nợ

	
	KHCB
	Trích quỹ PTSX
	Tổng cộng

	2004
	2.500
	851,671.985
	3.351,671.985

	2005
	2.500
	1.628,861.486
	4.128,861.486

	2006
	2.500
	1.163,107.282
	3.663,107.282

	2007
	2.500
	2.219,456.792
	4.719,456.792

	2008
	2.500
	2.285,552.792
	4.785,552.792

	2009
	2.500
	2.329,714.712
	4.829,714.712

	2010
	2.500
	2.331,085.592
	4.831,085.592


(Nguồn: Phòng kế toán tài chính của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN)
Báo cáo xây dựng phương án trả nợ vốn vay đầu tư,  nhưng thực tế qua tính toán khả năng hoàn vốn đầu tư cố thể sớm hơn (05 năm).

	TGHV =
	vốn đầu tư

	
	KHCB + quỹ được trích


	5 năm =
	8.000.000.000đ

	
	1.142.857.143 + 547.544.940


*  Thời gian trả nợ vốn vay
Xác định thời gian trả nợ vốn vay được xác đinh bằng tỷ lệ giữa vốn vay   với nguồn trả nợ.

(Nguồn trả nợ vốn vay = KHCB +QPTKD) như vậy: 

	Thời gian trả nợ vốn vay =
	Vốn vay 

	
	KHCB + QPTKD


                                         

	  4,26  năm =
	          7.200.000.000

	
	 1.142.857.143 + 547544940




*  Thời gian vay vốn tín dụng
Được xác định trên cơ sở là tổng thời gian của  thời gian trả nợ vốn vay đầu tư  với thời gian lắp đặt máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng,  chạy thử..  

 Như trên đã tính toán thì thời gian trả nợ vốn vay là 4,26 năm và thời gian xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị đề án xây dựng 12 tháng ( 1năm).  Như vậy thời gian vay vốn tín dụng được xác đinh là 5,26 năm ( 63 tháng) = 4,26 năm + 1 năm.

Qua phân tích và tính toán trên thì dự án đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi có hiệu quả kinh tế khá cao so với điều kiện đầu tư  sản xuất kinh doanh hiện nay, sử dụng vốn có hiệu quả, thời gian thu vốn đầu tư và vốn tín dụng chắc chắn và có nhiều điều kiện  vượt thời gian cho phép.

          1.5.2.  Hiệu quả xã hội.

- Dự án được triển khai thực hiện sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương chính sách cuả Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi ngày một mở rộng và phát triển, hướng tới ngành sản xuất hàng hoá và chất lượng sản phẩm ngày một tăng cao đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội  và xuất khẩu.

-  Mặt khác góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tăng năng xuất trồng trọt, mở rộng diện tích trồng trọt nhất là vùng nguyên liệu ngô, sắn, đậu tương... tăng thu nhập cho nông dân. Chắc chắn ở địa phương nơi nhà máy sản xuất sẽ có nhiều điều kiện,  nhiều hộ, vùng chăn nuôi, phát triển theo hướng công nghiệp.

- Tham gia đóng góp ngân sách Nhà nước và địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ...

- Giải quyết được một số lao động có công ăn việc làm và thu nhập ổn định để góp phần cải thiện mức sống.

2. Dự án đầu tư máy móc thiết bị
Đối với công cuộc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công các công trình thì hiệu quả của nó khi phân tích nếu ta tính các dòng tiền hay chỉ tiêu như trên là rất khó khăn, các yếu tố lợi ích mà nó mang lại tuy có thể lượng hoá được. Thời gian là chi phí hay lợi nhuận, thời gian là tiền bạc … do vậy càng đầy nhanh được tiến độ thi công, càng giảm được chi phí mà nâng cao hiệu quả. 

Máy móc, thiết bị là khâu có liên quan và quyết định chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm. Hiện nay trên thế giới có nhiều nước sản xuất thiết bị máy móc chế biến thức ăn chăn nuôi, các nước sản xuất với qui mô, công suất khác nhau.

         Về nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị  của các hãng sản xuất, các nước đều có nguyên lý hoạt động giống nhau. Bao gồm các hạng mục chính như máy chính, lò hơi, thiết bị thí nghiệm, tổ cấp điện, kho nguyên liệu thành phẩm và các hệ thống : nạp liệu, hệ thống  nghiền, hệ thống trộn, hệ thống ép viên và đóng bao. Điểm khác nhau căn bản là công suất sản xuất sản phẩm của tổ hợp máy móc và tính tự động hoá cao hay thấp, tính tự động hoá thể hiện căn bản nhất ở khâu phối liệu, khâu này quyết định đến chất lượng sản phẩm, tính tự động hoá cao thì chất lượng sản phẩm càng được đảm bảo và ngược lại. 

Qua thông tin và giao dịch với một số nhà sản xuất của một số nước Châu Âu, Châu á, công ty đã nghiên cứu chi tiết và được các cơ quan chuyên nghành về thiết bị máy móc tư vấn trên cơ sở thực tiễn hiện tại và điều kiện của công ty, công ty chủ trương sẽ nhập máy móc thiết bị của Trung Quốc với các ưu thế: đáp ứng công nghệ tiên tiến, qui mô vừa và nhỏ, giá cả hợp lý, các điều kiện dịch vụ hậu mãi hợp lý, dễ dàng, thuận tiện, chi phí chuyển giao công nghệ thấp vì Trung Quốc cũng là nước có nền công nghiệp máy móc tiên tiến và phát triển ở Châu á và khu vựu ,đặc biệt là ngành chăn nuôi của Trung Quốc nhiều năm nay phát triển khá mạnh cả chất và lượng. Trên thực tế hiện nay nhiều hãng sản xuất máy móc thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi của Trung quốc đang xây dựng, lắp ráp và chuyển giao công nghệ cho một số công ty Việt nam; và một số nước như Aicập, Sigapore, Malaysia, v.v..

Qua những phân tích ở trên chúng ta đã phát hiện ra một khía cạnh khác của đầu tư đó là "hiệu quả phụ" sau "phản ứng đầu tư" và hiệu quả đối với những ngành nghề đặc thù riêng biệt mang những nét đặc trưng khác nhau. Để từ đó rút ra bài học thực tiễn khi vận dụng trong thực  tế đối với những ngành, nghề có nét đặc thù khác nhau ngoài những nét chung.

***

Qua phân tích hiệu quả đầu tư của Công ty ở trên chúng ta thấy một khía cạnh quan trọng của vấn đề mà tưởng chừng như rất đơn giản. Đó chính là "Hiệu quả quyết định cho quá trình đầu tư, các nhà đầu tư quyết định đầu tư vì nó sẽ manh lại hiệu quả cao, hiệu quả cao cuốn hút các nhà đầu tư … Đây là mối quan hệ biện chứng - như một cặp phạm trù trong lĩnh vực đầu tư nói riêng và trong nền kinh tế nói chung.

3.  Hiệu qủa đầu tư Công ty đã đạt được trong những năm vừa qua.  

Trong những năm gần đây, tổng doanh thu của Công ty liên tiếp tăng trưởng khá, bình quân 1 năm tăng 46%. Trong năm 2004 tổng doanh thu lên tới 69,6 Tr. đồng, kết quả cao nhất từ trước tới nay, cùng với mức doanh thu này thì lợi nhuận rộng thu được cũng đạt mức kỷ lục hơn 1 tỷ đồng. Để có được kết quả này là một nỗ lực phấn  đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, quá trình tích cực đầu tư phát triển, cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Quá trình đầu tư đã dần dần phát huy được kết quả, bước đầu đã có những tín hiệu đáng mừng, mức độ cơ khí hoá trong sản xuất đã nâng lên đáng kể, điều này là sự khích lệ to lớn. Nếu xét theo hình thức chỉ định thầu thì có nghĩa là nhà thầu nhận bán công trình theo đơn đặt hàng (theo thiết kế và hợp đồng) cho chủ đầu tư. Cách bán hàng theo hình thức giao - nhận thầu nêu trên, người bán gặp ít rủi do hơn so với sản xuất kinh doanh các hàng hoá khác mà hầu như cầm chắc có lãi. Cũng do sự hấp dẫn này mà các nhà thầu (các doanh nghiệp) phải cạnh tranh gay gắt - Sự cạnh tranh khốc liệt này giữa những người bán làm cho giá cả kéo xuống. Cho nên ngoài việc tiết kiệm các chi phí, mức lãi trước thuế cũng không thể đặt quá cao (thường từ 3 
[image: image60.wmf]¸

 4% giá thành). Mức lãi tối thiểu ít ra cũng phải bù đắp được tỷ lệ lạm phát và trượt giá của thị trường các yếu tố đầu vào … Do vậy chúng ta không hề ngạc nhiên khi trong tổng doanh thu 69,6 tỷ trong năm 2004 vừa qua mà mức lợi nhuận để đạt chỉ có > 1 tỷ đồng (trong điều kiện Công ty đang phải thực hiện trả nợ các khoản đầu tư).

Với những dấu hiệu đáng mừng như vậy, mặc dù chưa phải là hiệu quả cao, những gì mà Công ty đạt được cho đến ngày này là quá trình kiên định và đầy bản lĩnh trong suốt những năm tồn tại và trưởng thành.

III - định hướng đầu tư phát triển SXKD của Công ty trong những năm tới.

         1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới.

1.1.  Mục tiêu chung
 Mục  tiêu đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi doanh nghiệp đặt ra là mức lợi nhuận thu được. Chỉ khi tạo ra được lợi nhuận thì mới có tái sản xuất mở rộng,  trang bị máy móc thiết bị mới, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao  động … Lợi nhuận trở thành động lực mạnh mẽ đối với mỗi doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này, Công ty đã đưa ra kế hoạch tổng quát là luôn duy trì mức độ tăng trưởng vốn kinh doanh ở mức độ khá; tăng nguồn vốn chủ sở hữu trong cơ cấu nguồn vốn, cơ cầu lại nguồn vốn cho hợp lý, liên tục đầu tư phát triển để nắm thế chủ động kinh doanh, cạnh tranh và chiếm lĩnh  thị trường … Tìm kiếm đối tác tin cậy để liên doanh, liên kết nhằm tiến tới tạo ra một thế và lực mới trong Công ty. Thế và lực này thể hiện ở khả năng thắng thầu trong điều kiện mới.

1.2.  Mục tiêu cụ thể

Từ nay đến năm 2010 công ty luôn phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng vốn kinh doanh trên 5%/năm. Tức là đến năm 2010 vốn kinh doanh của công ty sẽ lên tới khoảng 115 tỷ, đây là mục tiêu rất cụ thể và khả thi, cũng là cách công ty khẳng định sự lớn mạnh của mình. Cùng với mục tiêu này, công ty cũng đưa ra kế hoạch sẽ giảm 65% nguồn vốn vay ngân hàng trong số nợ phải trả, từ đó tăng tỷ lệ lợi nhuận để lại trong tổng doanh thu. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2010 Công ty đặt ra là tăng trưởng bình quân 5,6% tổng doanh thu/năm; tuy nhiên thực tế trong những năm vừa qua, từ năm 2000 trở lại đây tốc độ tăng trưởng này rất cao ở mức bình quân là 28,3%/năm, thậm chí cá biệt có năm con số này lên tới 40% như trong giai đoạn 2000 - 2001; 72,5% trong giai đoạn 2002 - 2003. Qua đó ta thấy mục tiêu cụ thể mà Công ty đưa ra còn rất dè dặt; sở dĩ như vậy là vì Công ty đang còn giành một mục tiêu quan trọng nữa là tăng nguồn vốn chủ sở hữu của mình trong kinh doanh.

Tăng nguồn vốn chủ sở hữu  trong kinh doanh là một tiêu chí quan trọng vì nó phản ánh tiềm năng thực lực của Công ty - đây cũng số liệu  để đảm bảo cho Công ty có sự tín chấp với Ngân hàng, các quĩ tín dụng … Khi Công ty cần huy  động vốn. Trong những năm vừa qua tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn này trong Công ty là 18,673%/năm, theo đà kế hoạch này thì nó còn tăng trưởng nhiều hơn trong những năm tới. Đây là một kế hoạch mang tính sách lược lâu dài và đúng đắn, nó đảm bảo cho sự phát triển ổn định và cân bằng trong hoạt động của Công ty.

2. Định hướng đầu tư phát triển SXKD trong những năm tới.   

2.1. Nhận định về thị trường hoạt động:  

Từ năm 1970 trở lại đây, khi Công ty thực sự  đi vào hoạt động SXKD trong cơ chế thị trường, địa bàn Hà nội đã trở thành một thị trường hấp dẫn.

Bên cạnh đó cùng với chủ trương của Nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng trong những năm vừa qua và tiếp tục trong những năm tới. Theo đà phát triển và dự đoán phát triển trong những năm tới, cùng chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển sản phẩm chất lượng cao, tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập khu vực và Quốc Tế. Sự khuyến khích đầu tư của Nhà nước đang là động lực to lớn cổ vũ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư SXKD. Trong những năm tới Công ty có một số định hướng đầu tư phát triển SXKD như sau:

2.2. Định hướng đầu tư phát triển của Công ty trong những năm tới.  

 Tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng TSCĐ 5%/năm. Công ty lập kế hoạch khấu hao đều hàng năm sử dụng và lập chu kỳ thay thế và tăng trưởng thiết bị thi công, ngoài ra còn dựa vào nhu cầu tăng trưởng của thị trường trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường, lý thuyết và thực tiễn. Công ty sẽ chủ động đầu tư để thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó là đòi hỏi của sự cạnh tranh , bắt buộc Công ty phải luôn tìm cách hiện đại hoá, áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn khoa học công nghệ phát triển như vũ bão - bắt buộc Công ty phải luôn  cập nhật thông tin để chủ động khấu hao máy móc thiết bị, rút ngắn thời gian khấu hao để thực hiện đầu tư và tái đầu tư theo xu hướng này.

Trong những năm qua Công ty đã thực sự chú trọng đến vấn đề đầu tư theo chiều rộng . Nhất là từ năm 2000 trở lại đây, Công ty đã mạnh dạn liên  tiếp đầu tư vào nhiều dự án khác nhau và đã đem lại một khoản lợi nhuận đáng kể cho công ty. Đặc biệt là trong năm 2003 công ty đã đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc. Với vai trò vị trí lĩnh vực kinh doanh của Công ty thì đây là hình thức đầu tư hợp lý nhất, nó dễ dàng bao tiêu được sản phẩm đầu ra và chủ động xâm nhập thị trường.

Dự định trong những năm tới Công ty tiếp tục phát triển mạnh theo lĩnh vực này, trong giai đoạn hiện nay Công ty đang nghiên cứu khả thi một nhà máy sản xuất Chiếu Tre với công suất 15.000cái/năm và theo kế hoạch sẽ khởi công xây dựng trong đầu năm 2005. Ngoài ra Công ty còn một số  định hướng đầu tư vào một số dự án khả thi khác.

***

Để khép lại chương II này, tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn , bài học kinh nghiệp quí giá mà Công ty đã giành  cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, tôi may mắn được học tập và tôi nhận ra rằng "đằng sau bàn tay vô hình của kinh tế thị trường là những lợi ích cá nhân(*)" thì "đằng sau bàn tay vô hình của quyết định đầu tư là hiệu quả kinh tế"

      (*) Học thuyết Adam Smith

Chương III 
 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư SXKD của Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIn hà nội

I - Một số giải pháp đạt hiệu quả chung 
1 . Tìm kiếm và mở rộng thị trường 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong quyết định sự thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp, trong điều kiện kinh tế thị trường, điều kiện mà thị trường quyết định cho mỗi quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường, luôn luôn tìm cách mở rộng và chiếm lĩnh thị trường. 

Doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ các thông tin và phải hiểu rõ về thị trường mình đang hoạt động. Chỉ có thị trường mới là nơi kiểm nghiệm nhanh nhất và đúng đắn nhất về kết quả và hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

     1.1 - Cơ sở thực tiễn để tìm kiếm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường  

 Từ những đặc điểm mang tính đặc thù của sản xuất và đặc điểm môi trường sản xuất kinh doanh đã nêu trên. Ta thấy để đạt được hiệu quả chung, mỗi doanh nghiệp khi muốn tìm kiếm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường cần có những chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh hợp lý. Muốn có điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu chặt chẽ thị trường khi thâm nhập thực tiễn. Nổi bật lên một số vấn đề sau : 

1.1.1 - Nghiên cứu thị trường tiêu thụ
  Thu thập thông tin để xem xét, đánh giá nhu cầu của mọi khu vực (nhà nước, các thành phần kinh tế khác, dân chúng và nước ngoài). Tình hình các chủ đầu tư cụ thể, nhất là các dự án đầu tư mà họ sắp tiến hành, các thông tin gọi thầu của các chủ đầu tư, thị hiếu của các chủ đầu tư nhất là các chủ đầu tư. … khả năng cạnh tranh của các nhà thầu, dự báo chu kỳ suy thoái kinh tế để lập kế hoạch kinh doanh.

1.1.2.  Nghiên cứu yếu tố đầu vào
 Qua đây doanh nghiệp sẽ nắm bắt và so sánh tình hình nguồn nguyên vật liệu trong nước, giá cả, xác định khả năng mua sắm hay tự sản xuất, hoặc đầu tư để sản xuất kinh doanh. Tình hình nguồn máy móc thiết bị và xác định khả năng đầu tư mua sắm hay đi thuê, đưa ra phương án tối ưu nhất để tiến hành. Một yếu tố nữa mà các doanh nghiệp cần tận dụng triệt để đó là nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, tình hình giao thông vận tải và khả năng liên kết các lực lượng tại chỗ. 

1.1.3 - Nghiên cứu nguồn lao động :  

    Khả năng thuê các loại thợ, chi phí có liên quan tới thuê nhân công … khả năng tận dụng lực lượng lao động có tính chất thời vụ cho các công việc không quan trọng ; khả năng liên kết với các lực lượng lao động tại chỗ. 

1.1.4.  Nghiên cứu về nguồn vốn

Các nguồn vốn đầu tư , hỗ trợ vốn ưu đãi cho doanh nghiệp, các nguồn tín dụng dài hạn, ngắn hạn và các mức lãi suất tương ứng … 

Khi doanh nghiệp đã nắm bắt rõ ràng về thị trường, hiểu rõ về  môi trường kinh doanh và nghiên cứu chặt chẽ các đặc điểm của thị trường , doanh nghiệp sẽ có những quyết sách cơ bản để chiếm lĩnh thị trường đưa ra những phương pháp quảng cáo tiếp thị, chào hàng hợp lý nhất, phương án kế hoạch đấu thầu, giá chào hàng, giá thực hiện phù hợp … Đáp ứng được thị hiếu của khách hàng (các chủ đầu tư) … là những cách thức để tìm kiếm và mở rộng chiếm lĩnh thị trường một cách hợp lý nhất. 

2 - Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý các khả  năng tiềm tàng.
Các yếu tố nguồn lực nằm trong tổng thể các yếu tố sản xuất và các yếu tố quản lý, sự cấu tạo hữu cơ của nó tạo thành thực thể sản phẩm của doanh nghiệp, cho nên nó luôn chứa đựng những khả năng tiềm tàng để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình sản xuất. 

Không thể có khả năng tiềm  tàng nằm riêng trong từng yếu tố sản xuất, nói cách khác các khả năng tiềm tàng nằm riêng trong từng yếu tố sản xuất và quản lý sản xuất cũng cần được kết hợp lại, cần trực đồng bộ với nhau để trở thành một cái hữu ích, có thể khai thác và tận dụng được. 

Để xem xét việc sử dụng và khai thác này chúng ta cần xem xét các biểu hiện của khả năng tiềm tàng tiết kiệm, hiệu quả ở các yếu tố nguồn lực sản xuất, các yếu tố đó chính là quản trị sử dụng sức lao động, tài sản cố định và nguyên vật liệu. 

2.1.  Yếu tố lao động 
 Các khả năng tiềm tàng thường được biểu hiện ở số lượng lao động, thời gian lao động và năng suất lao động. 

2.1.1 - Về số lượng lao động
Trước hết cần xem xét lượng lao động chưa được sử dụng hoặc sử dụng chưa hợp lý vào các công việc sản xuất và quản lý của doanh nghiệp, chẳng hạn xem xét các mặt như : 

Tỷ lệ lao động gián tiếp quá mức cần thiết do chưa kiện toàn được tổ chức quản lý trong số lao động gián tiếp thì số nhân viên hành chính ; tạp vụ nhiều quá mức so với mức cần thiết trong khi đó số cán bộ kỹ thuật và cán bộ kinh tế lại thiếu. 

Trong số công nhân và cán bộ kỹ thuật trực tiếp sản xuất không cân đối về ngành nghề (loại thợ chuyên môn và ngành kỹ thuật) về trình độ (bậc thợ ; cán bộ kỹ thuật) nên phải dùng ép chuyên môn ngành này vào công việc khác ; dùng thợ bậc cao làm công việc bậc thấp hoặc ngược lại. 

Trong đội ngũ công nhân chưa cân đối tỷ lệ về giới … các tình trạng  trên đây đều làm giảm năng lực sản xuất của doanh nghiệp và là khả năng tiềm tàng. 

2.1.2 - Về thời gian lao động 
 Quan sát về việc thực hiện ngày công, giờ công chế độ. 

Mức chênh lệch : 

	Số giờ công chế độ trong 1 ngày (8 giờ)
	-
	Độ dài trong chế độ ngày lao động


Số chênh lệch này phản ánh thời gian chưa sử dụng được ở phạm vi 1 ngày công ; nói  lên khả năng tiềm tàng về giờ công trong 1 ngày. 

Mức chênh lệch : 

	Số ngày công 

chế độ 
	-
	Số ngày công làm việc thực tế trong chế độ 


Phản ánh số thời gian chưa sử dụng được ở phạm vi 1 tháng, 1 qúy, 1 năm đồng thời nói lên khả năng tiềm tàng về ngày công trong thời kỳ quan sát. 

2.1.3 - Về năng suất lao động
 Những biểu hiện về khả năng tiềm tàng ở năng suất lao động thường khó quan sát. Vì đây là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, phản ánh nhiều nhân tố sản xuất và quản lý sản xuất. Thông thường, chúng ta có thể dùng các phương pháp biểu hiện sau đây : phân tổ và so sánh mức năng suất lao động giữa các tổ sản xuất tiên tiến, trung bình, chậm tiến (cùng một công việc giống nhau) và tìm nguyên nhân dẫn đến chênh lệch này. 

So sánh năng suất lao động của doanh nghiệp với năng suất lao động của các doanh nghiệp cùng loại để rút kinh nghiệm và học tập các mặt mạnh trong công việc nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp bạn. 

2.2 - Yếu tố tư liệu lao động 
Các khả năng tiềm tàng được biểu hiện ở số lượng và kết cấu TSCĐ, ở số lượng và năng suất thiết bị của doanh nghiệp. 

Về TSCĐ cần xem xét một số TSCĐ chưa được sử dụng có các nguyên nhân : Không cần dùng ; chưa dùng đến ; thiếu phụ tùng ; chi tiết ; dự trữ quá định mức. Đây là những số đã có sẵn nhưng vì nhiệm vụ sản xuất đã thay đổi nên không cần dùng hoặc vì khối lượng sản phẩm do nhiệm vụ kế hoạch đề ra có hạn nên chưa cần huy động đến TSCĐ đó, hoặc vì vẫn cần dùng nhưng vì thiếu một số bộ phận phụ tùng nên không dùng được. Đối với từng nguyên nhân, phải có cách giải quyết khác nhau để tận ông số năng lực sản xuất này. 

Kết cấu TSCĐ (tỷ trọng từng loại TSCĐ trong tổng số TSCĐ) cũng thường chứa đựng những khả năng tiềm tàng ; thông thường, trong mỗi loại hình sự nghiệp đều có một kết cấu tối ưu của TSCĐ. Trong kết cấu tối ưu đó, mỗi loại TSCĐ đều có một tỷ lệ vừa phải đủ để quan hệ với nhau một cách hữu cơ và hợp lý nhằm mục đích phục vụ cho các thiết bị sản xuất  hoạt động có hiệu quả nhất. Thực hiện được kết cấu tối ưu của TSCĐ, doanh nghiệp sẽ có một số vốn hiệu quả nhất, tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả cao. 

Nhưng trong thực tế, các doanh nghiệp chưa thực hiện kết cấu tối ưu của TSCĐ thường có những loại TSCĐ nhiều quá mức cần thiết (lãng phí). Trong khi đó lại có những loại TSCĐ ít quá mức cần thiết (làm giảm năng lực sản xuất) dẫn đến hiệu quả vốn cố định không cao. Vì mỗi doanh nghiệp đều có những đặc điểm sản xuất riêng biệt nên không thể định ra mặt kết cấu tối ưu. Về TSCĐ, cho mọi nơi, mọi lúc thực hiện. Vì vậy doanh nghiệp xây dựng cần phải sự xác định kết cấu TSCĐ tối ưu của mình theo một số tiêu chuẩn sau : 

- Phải dành bộ phận TSCĐ lớn nhất cho thiết bị sản xuất là các máy móc thiết bị trực tiếp tác động vào đối tượng lao động tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Các loại TSCĐ khác dùng vào sản xuất nguyên vật liệu : nhà xưởng, vật kiến trúc dùng vào sản xuất, thiết bị động lực vừa đủ để phục vụ cho các thiết bị sản xuất. 

- Các loại TSCĐ không dùng vào sản xuất phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt và không có các loại TSCĐ không cần dùng. 

- Mức chênh lệch giữa kết cấu thực tế với kết cấu tối ưu của TSCĐ là biểu hiện của khả năng tiềm tàng ở yếu tố này: 

Về thời gian thiết bị sản xuất ta cũng phân tích hiệu quả như sau: Tổng số thời gian theo lịch của thiết bị sản xuất (tính bằng cách lấy số thiết bị lắp bình quân, nhân với thời gian theo lịch của thời kỳ quan sát  - theo ngày hoặc theo giờ), là toàn bộ số thời gian máy của doanh nghiệp hoạt động. Bao gồm các loại thời gian sau đây : 

- Thời gian dự trữ bình quân để thi công công trình kế tiếp. 

- Thời gian máy sửa chữa dự phòng : theo đúng các thời gian sửa chữa thực tế cộng dồn lại. 

- Thời gian máy ngừng việc : Ngừng việc bất ngờ vì các lý do như hư hỏng bất ngờ, không có nhân công điều khiển, thiếu nguyên vật liệu, mất điện, không có nhiệm vụ sản xuất thời tiết xấu … 

- Thời gian máy chuẩn bị bảo dưỡng : là thời gian chuẩn bị sản xuất và ngừng việc giữa ca để bảo dưỡng. 

- Thời gian trong tổng số thời gian (ngày hoặc giờ) thiết bị máy móc thi công của doanh nghiệp thì chỉ có thời gian có ích là tạo ra kết quả, hiệu quả cần thiết. Vì vậy nhiệm vụ của công tác quản lý doanh nghiệp là phải tìm mọi cách nâng cao số giờ sử dụng hữu ích của máy móc thiết bị. Giải pháp nâng cao hiệu quả  ở đây là : 

- Giữ đúng định mức thời gian máy dự trữ sửa chữa dự phòng và bảo dưỡng. 

- Triệt tiêu thời gian ngoài ca chế độ của máy móc thiết bị: Thực hiện làm 3 ca với tất cả máy móc thiết bị của doanh nghiệp. 

- Giảm bớt đến mức tối thiểu thời gian máy ngừng việc chuẩn bị và thời gian vô ích. 

2.3 - Yếu tố nguyên vật liệu 
Trước hết cần phải đảm bảo nguyên vật liệu cho thi công, sản xuất của doanh nghiệp. Hệ số đảm bảo được tính theo công thức. 

	Hệ số đảm bảo
	=
	Số nguyên vật liệu dự trữ đầu kỳ 
	+ 
	Số nguyên vật liệu nhập vào trong kỳ 

	
	
	Số nguyên vật liệu cần dùng trong kỳ 


Hệ số này tính cho từng loại nguyên vật liệu, đặc biệt là các nguyên liệu không thể thay thế được, nếu thiếu thì doanh nghiệp phải đình chỉ sản xuất hoặc gặp rất nhiều khó khăn. 

Tiếp theo cần xem xét về chất lượng nguyên vật liệu, trong nhiều trường hợp tuy tổng số được cung cấp đủ, nhưng chất lượng một số nguyên vật liệu đó không đảm bảo như tiêu chuẩn quy định nên cũng gây ra thiếu như không cung cấp đủ số lượng. 

Một mặt nữa cần xem xét tính kịp thời trong cung cấp nguyên vật liệu. Ta thấy có tình hình đáp ứng nguyên vật liệu không kịp thời (không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc kế hoạch cung cấp vật tư), khuyết điểm này gây tác hại cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không khác gì cung cấp không đủ nguyên vật liệu. 

Một biểu hiện khác của khả năng tiềm tàng trong sản xuất của doanh nghiệp là các điểm hẹp và điểm rộng của quá trình sản xuất. 

Như đã phân tích ở trên, điểm hẹp là nơi có năng lực sản xuất thấp nhất trong toàn bộ dây chuyền sản xuất (khâu yếu) làm cho các nơi khác của dây chuyền sản xuất bị "thừa" năng học, gây mất đồng bộ giữa các đoạn sản xuất, làm cho năng lực sản xuất của toàn bộ doanh nghiệp bị hạn chế. Nếu làm mất điểm hẹp ta sẽ tạo ra sự cân đối giữa các đoạn sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 

Muốn triệt tiêu điểm hẹp (cũng đồng thời triệt tiêu điểm rộng) cần biết nguyên nhân phát sinh của nó ; thường thì có các biện pháp sau đây : 

- Tiếp tục bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị và lao động vào điểm hẹp, đây là cách giải quyết căn bản và chắc chắn đối với doanh nghiệp có nhiệm vụ sản xuất ổn định. 

Tìm kiếm đối tác tin cậy để liên doanh, liên kết, đồng thời tận dụng phế liệu và nguồn nguyên liệu nội địa để tiếp nhận hợp tác của đối tác bù vào điểm hẹp, đồng thời cung cấp hiệp tác và tăng cường các sản phẩm phụ để tận dụng điểm rộng. Đây là một cách giải quyết tốt nhất đối với các doanh nghiệp. Dĩ nhiên doanh nghiệp vẫn cần có những phương hướng bổ sung đổi mới máy móc thiết bị và lao động để mở rộng điểm hẹp. 

Qua phân tích trên đây ta nhìn thấy những khía cạnh mới trong hiệu quả của doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung lại để đạt được hiệu quả này là cả một quá trình đầu tư hợp lý, kế hoạch lâu dài ổn định cho phát triển của doanh nghiệp. 

II - Nâng cao hiệu quả đầu tư - Một số giải pháp cho Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN 

1. Xây dựng quan điểm đúng đắn về công nghiệp hoá - hiện đại hoá 

Trong nền kinh tế thị trường để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nhà nước chỉ đề ra phương hướng và có những biện pháp hỗ trợ cần thiết, còn nhiệm vụ, vai trò chính ở đây vẫn là các doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp như Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN việc thực hiện các biện pháp CNH và HĐH dựa trên các yêu cầu khách quan của thị trường (thông qua các chủ đầu tư) và dựa trên các tính toán hiệu quả kinh tế. Nếu việc thực hiện các biện pháp CNH và HĐH mà lỗ (sau khi đã tính toán hiệu quả do rút ngắn thời gian) thì Công ty không nên chấp nhận, hoặc chấp nhận nhưng định giá tranh thầu phải cao lên. 

Nhìn chung quan điểm về CNH và HĐH của Công ty phải dựa trên quan điểm chung đã được đề ra ở Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nhưng phải được cụ thể hoá trong Công ty nhất là vấn đề lợi ích của Công ty, tức là vấn đề lỗ lãi khi áp dụng các biện pháp CNH và HĐH. ở đây có một số vấn đề sau : 

Trong trường hợp do yêu cầu của chủ đầu tư về thời gian, chất lượng, uy tín về công nghệ của các doanh nghiệp tham gia tranh thầu mà buộc phải nâng cao trình độ CNH và HĐH thì Công ty phải đối mặt với thách thức này (lẽ dĩ nhiên là phải chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định) khi lập chiến lược nâng cao trình độ CNH và HĐH cho Công ty mình. 

Trong trường hợp mọi yêu cầu của chủ đầu tư được đảm bảo nhưng việc áp dụng lao động thi công sẽ có lãi hơn, thì ở đây lẽ dĩ nhiên Công ty sẽ áp dụng phương pháp thủ công; nhưng phải đảm bảo các chính sách đối với người lao động một cách thoả đáng (nhất là với lao động tuyển dụng theo thời vụ hay tạm thời). 

Tuy nhiên ở đây cần phải xây dựng một quan điểm là về cơ bản và lâu dài, để phù hợp với khuynh hướng tiến bộ chung của sản xuất xã hội chỉ có thực hiện CNH, HĐH mới có thể giải quyết được vấn đề sản xuất một cách có hiệu quả và phù hợp với quy luật khác quan. 

Khi tính toán hiệu quả của các biện pháp CNH, HĐH phải tính toán đầy đủ đến hiệu quả do rút ngắn thời gian và sớm đưa vào công trình sử dụng. 

Công ty phải có biện pháp giải quyết việc làm cho số lao động bị dôi thừa  do áp dụng  các biện pháp CNH, HĐH gây lên một cách hợp lý. Đồng thời cũng phải có sự lựa chọn đúng đắn giữa phương án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và đi thuê. 

Tất cả các phương án nâng cao trình độ CNH, HĐH của Công ty như nâng cao tay nghề của công nhân, hiện đại máy móc thiết bị … nên xây dựng trên cơ sở lập dự án đầu tư, trên cơ sở điều tra nhu cầu thị trường, thực lực của Công ty và tính toán đến các nhân tố rủi ro nhất định. 

1.1. Xây dựng các chiến lược nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH sản xuất của Công ty 

 Để thực hiện CNH, HĐH sản xuất Công ty cần phải lập chiến lược cho vấn đề này. Bao gồm : 

- Các phương hướng và mục tiêu của CNH, HĐH của Công ty. 

- Các quan điểm cơ bản của CNH, HĐH. 

- Cách đi và tốc độ phát triển CNH, HĐH của ngành 

- Các giải pháp cơ bản của CNH, HĐH trong Công ty như : 

+ Giải pháp lựa chọn thị trường với một đòi hỏi nhất định về trình độ CNH, HĐH của doanh nghiệp. 

+ Giải pháp mua sắm thiết bị máy móc và công nghệ với mức độ hiện đại hợp lý.  

+ Giải pháp về vốn để tiến hành CNH, HĐH.

+ Giải pháp  về đào tạo nguồn nhân lực có liên quan. 

+ Giải pháp về cải tổ quản lý tại Công ty. 

- Tất cả các phương án trên phải được lập dưới dạng dự án đầu tư. 

1.2.  Các giải pháp liên quan đến lập dự án đầu tư
1.2.1. Đối với lập dự án đầu tư mua sắm và tạo dựng TSCĐ cho Công ty 

* Định hướng giải pháp công nghệ: khi lập dự án đầu tư mua sắm có tính đến việc nâng cao trình độ CNH, HĐH Công ty phải định hướng giải pháp công nghệ của TSCĐ mua sắm bao gồm một số vấn đề như : 

- Lựa chọn giải pháp công nghệ hiện đại nhất định hay công nghệ thích nghi (phù hợp với hoàn cảnh của đất nước và Công ty). 

- Mua sắm thiết bị và máy móc ở thị trường nào ở ngoài nước là có lợi. 

-  Sử dụng máy móc nhập khẩu hay sản phẩm nội địa. 

- Mua sắm máy móc đa năng hay chuyên dùng, máy hoạt động chu kỳ hay liên tục, lớn hay nhỏ, độ tin cậy và độ bền tới mức nào là hợp lý … 

- Mức ô nhiễm môi trường cho phép … 

* Xác định trình độ hiện đại của TSCĐ hợp lý về mặt kinh tế: Bởi vì tiêu chuẩn cuối cùng của việc áp dụng CNH, HĐH là phải bảo đảm hiệu quả kinh tế và không phải thực hiện CNH, HĐH với bất kỳ giá nào. Hiệu quả kinh tế của CNH, HĐH sản xuất tại Công ty phải được giải quyết đồng bộ ở nhiều khâu, trong đó có hai khâu quan trọng : 

- Nhờ việc nâng cao trình độ CNH, HĐH mà Công ty tăng khả năng thắng thầu (lẽ dĩ nhiên với một mức lợi nhuận nhất định). 

- Nhờ việc lựa chọn đúng trình độ hiện đại của máy móc mà đạt được hiệu quả kinh tế cao. 

1.2.2 - Đối với công tác lập dự án đầu tư

* Các nhân tố quyết định trình độ CNH, HĐH công nghệ, khi lập dự án đầu tư để thực hiện quá trình thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư (bên A) thì những nhân tố quyết định đến trình độ CNH, HĐH của giải pháp công nghệ là : 

- Các yêu cầu của chủ đầu tư về : 

+ Thời gian. 

+ Chất lượng. 

+ Hạn mức chi phí. 

+ Các yêu cầu về trình độ công nghệ, thực lực của doanh nghiệp tham gia tranh thầu, về máy móc thiết bị và một số yêu cầu khác. 

- Các yêu cầu của quy chế đấu thầu, nhất là yêu cầu về năng lực kỹ thuật và các yêu cầu của các luật có liên quan như luật môi trường, luật lao động (nhất là vấn đề an toàn lao động), điều lệ quản lý đầu tư 

- Các nhân tố phụ thuộc Công ty : 

+ Chiến lược kinh doanh, trong đó có chiến lược CNH, HĐH của Công ty. 

+ Thực lực của Công ty, nhất là thực lực về công nghệ, cán bộ kỹ thuật lành nghề và vốn. 

+ Tính toán hiệu quả tài chính của Công ty khi áp dụng giải quyết công nghệ với một mức độ CNH, HĐH nhất định. 

 Giải pháp việc làm cho đội ngũ CB CNV

* Giải pháp  xác định trình độ hiện đại hợp lý: 

- Đây là một trong những vấn đề cốt lõi của việc nâng cao trình độ CNH, HĐH cho sản xuất. Các bước tiến hành tính toán về đại thể như sau: 

+ Tiến hành  phân tích quá trình thi công thành các phần việc hay công việc. 

+ Phân loại các loại công việc phải thực hiện thành 3 loại : 

Thứ nhất : Loại việc chỉ có thể thực hiện bằng máy móc do các lý do về tính chất kỹ thuật của công việc, các yêu cầu của chủ dự án về thời gian và chất lượng, các yêu cầu của Luật bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Với loại công việc này thì mức cơ giới hoá gần như 100% lẽ dĩ nhiên các máy móc ở đây có thể lựa chọn với các trình độ hiện đại và năng suất khác nhau. 

Thứ hai : Loại công việc có thể thực hiện bằng máy hay bằng thủ công đều được (lẽ dĩ nhiên phải dựa trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư về thời gian và chất lượng). Với loại công việc này thì việc áp dụng máy móc hay thủ công là do các nhân tố sau quyết định. Tính toán hiệu quả kinh tế, khả năng cung cấp máy, chủ trương về giải quyết việc làm cho công nhân, yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Mức cơ giới hoá cao hay thấp chính là ở khâu này quyết định. 

Thứ 3 : Loại công việc chỉ có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công nhất là một số loại công việc về trang trí hoàn thiện, với loại công việc này thì mức cơ giới hoá là bằng không. 

Việc xác định hiệu quả kinh tế giữa phương án áp dụng máy móc và phương pháp thủ công chủ yếu dựa trên điều kiện : 

(QP - (cx > 0

(QP - Hiệu quả do rút ngắn thời gian (nhất là hiệu quả do giảm thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất của Công ty để thi công, giảm các chi phí phụ thuộc vào thời gian của Công ty so với phương pháp thủ công. 

(cx - Các chi phí của Công ty cho quá trình thi công bị tăng lên do áp dụng máy móc so với phương án áp dụng thủ công. 

- Xác định trình độ hiện đại hoá hợp lý của công nghệ: 

Trình độ hiện đại của công nghệ có một vài điểm khác với trình độ hiện đại của máy móc thiết bị (phần cứng) và ba yếu tố phần mềm là trình độ con người tham gia quá trình công nghệ, trình độ tổ chức và trình độ thông tin. 

Do đó khi tiến hành đầu tư theo chiều sâu, Công ty phải đặc biệt chú ý đến các tác động của những yếu tố này. Nếu đầu tư hợp lý thì nó là "cú huých" lớn cho năng suất, cường độ, rút ngắn thời gian … Ngược lại chỉ đơn thuần đầu tư hiện đại máy móc thiết bị thi công quá so với mức cần thiết nó sẽ trở thành vật cản của phát triển trong Công ty. 

Qua giải pháp về đầu tư theo chiều sâu cho Công ty đã trình bày ở trên tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề quan trọng trong cách thức tiến hành là tính hợp lý của quá trình đầu tư, hợp lý với môi trường công nghệ, với yêu cầu thực tế, với quá trình cạnh tranh … Đó mới là hiệu quả cần thiết cho sự phát triển vững mạnh của Công ty. 

2 - Đối với quá trình đầu tư của Công ty  

Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình đầu tư này, Công ty phải có những kế hoạch cụ thể ngay từ lúc dự án còn đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Bởi vì đây là một trong những quá trình đầu tư tiến hành rất thuận lợi, có nhiều khả năng, cơ hội bao tiêu sản phẩm cho mỗi dự án, vấn đề còn lại là làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất khi bỏ vốn đầu tư. Qua nghiên cứu về tình hình thực tiễn, quá trình hoạt động của một số dự án mà Công ty đã tiến hành đầu tư. Tôi xin đưa ra một số giải pháp sau đây, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hơn nữa. 

2.1 - Trong quá trình chuẩn bị đầu tư.
Nhất là đối với giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi Công ty phải xem xét nhu cầu thị trường một cách kỹ lưỡng, toàn diện và tổng quát (đây là một công việc dễ dàng đối với Công ty). Đồng thời qua đó định hướng được nhu cầu tiêu thụ trong tương lai của thị trường (trong địa bàn hoạt động, trong nước và quốc tế). Mức giá cả hợp lý tối thiểu có thể chấp nhận đối với dự án so sánh với thị trường, nhận định về mức giá tối đa mà thị trường có thể chấp nhận và lập bảng biến thiên đối với giá cả và biến thiên của hiệu quả, lợ nhuận thu được của dự án đem lại (phân tích độ nhạy của dự án). Sự biến thiên của các yếu tố nhạy cảm trong phân tích sẽ giúp cho Công ty chủ động nắm bắt được những khả năng xảy ra khi thị trường biến đổi, nhưng bất trắc rủi ro … Từ đó có căn cứ để lập dự án một cách khoa học và chính xác. Đây là một yếu tố đảm bảo hiệu quả quan trọng nhất khi tiến hành đầu tư. 

Thực chất của quá trình đầu tư chiều rộng này thuận lợi rất nhiều so với quá trình đầu tư theo chiều sâu. Bời vì nó tiến hành trên căn cứ cơ sở phát huy những nền tảng có sẵn mà Công ty đã và đang tiến hành. Do đó quá trình nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi không những nghiên cứu về thực tiễn phát triển của thị trường… mà còn phải nghiên cứu về quá trình hoạt động thực tiễn của Công ty, những doanh số bán của các xí nghiệp trong Công ty, của các công ty khác tương tự trên địa bàn … nguồn nguyên vật liệu, nguồn cung cấp vốn, nguồn nhân lực … 

Từ cơ sở lý luận  và thực tiễn trên Công ty mới đưa ra phương án đầu tư, cách thức tiến hành, địa điểm, vị trí cho hợp lý. Bởi vì như ta biết 2 giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi là rất quan trọng, tác động rất lớn đến hiệu quả kinh tế trong thời gian dài đối với hoạt động ssản xuất kinh doanh của Công ty. 

2.2 - Quá trình thực hiện đầu tư 
Để nâng cao hiệu quả trong  giai đoạn này, Công ty cần phải có những biện pháp đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện, quá trình thiết kế lập dự toán thi công. Vấn đề đẩy nhanh thời gian, tiến độ là quan trọng hơn cả. ở giai đoạn này, 85 - 99,5%  vốn đầu tư của dự án được chi ra nằm khê đọng trong suốt những năm thực hiện. Đây cũng là những năm vốn không sinh lời.  Thời gian thực hiện đầu tư mà kéo dài, vốn ứ đọng càng nhiều, tổn thất càng lớn. Lại thêm những tổn thất do thời tiết gây ra đối với vật tư thiết bị chưa hoặc đang được thi công, đối với các công trình đang được xây dựng dở dang. 

2.3 - Giai đoạn vận hành dự án (Giai đoạn SXKD) 

Nhằm đạt được mục tiêu của dự án, phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như giá cả, chiến lược kinh  doanh, quảng cáo tiếp thị …. Hiệu quả chỉ đạo được khi dự án này được vận hành hợp lý, bỏ qua được những chi phí trung gian không cần thiết, tiết kiệm chi phí cấu thành sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường … 

Như vậy hiệu quả đầu tư chỉ đạt được khi tập hợp ba yếu tố trên đạt được tối đa nhất. 

Ngoài những yếu tố trên, Công ty còn phải chọn lĩnh vực đầu tư một cách hợp lý, phù hợp với khả năng điều kiện của Công ty. Đối với Công ty các lĩnh vực đầu tư tối ưu và hiệu quả nhất là các dự án sản xuất nguyên vật liệu, máy móc thi công công trình, kinh doanh dịch vụ … 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, và nhất là xu hướng hội nhập nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm là giải pháp tốt nhất để cạnh tranh, tồn tại và phát triển đối với Công ty. Chỉ có giải pháp đầu tư và liên tục đầu tư mới có thể giúp cho Công ty lắm thế  chủ động trong việc xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường, chỉ có đầu tư Công ty mới tiết kiệm được chi phí sản xuất … Như vậy hiệu quả đầu tư luôn và sẽ mãi là chủ đề nóng hổi, thời sự thường nhật đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư nói riêng.

3.  Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

3.1.  Tăng cường công tác quản lý vốn 

Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN vừa là doanh nghiệp Nhà nước, vừa là doanh nghiệp đoàn thể do đó sự quan tâm đầu tư của nhà nước chưa được nhiều, Công ty hầu như không được một sự đầu tư nào về vốn đáng kể mà hầu như toàn bộ vốn lưu động của Công ty là vay của Ngân hàng và các tổ chức kinh tế khác, do đó Công ty nên tăng cường hơn nữa khả năng tự chủ tài chính của mình, khả năng thanh toán của công ty. Hầu hết các nguồn vốn được sử dụng đều phải trả chi phí như: Lãi vay ngân hàng... do đó khi quyết định khai táhc nguồn vốn Công ty phải cân nhắc kỹ thu nhập đạt được và chi phí bỏ ra để có thể chọn được phương thức huy động vốn hợp lý nhất.

3.2.  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Vốn cố định hình thành nên tài sản cố định nên chu kỳ thu hồi vốn dài: Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ rất nhiều loại tài sản cố định bị hao mòn vô hình nhanh, dẫn đến giá trị của tài sản bị giảm sút nhiều, ảnh hưởng đến giá trị chung của Công ty. Mặc dù vậy Công ty vẫn phải sử dụng tài sản cố định tiến tiến nhất sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Để làm được điều đó công ty cần chú ý đến những điểm sau:

+ Luôn đánh giá tài sản cố định một cách thường xuyên, định mức khấu hao thích hợp, tăng cường củng cố hệ thống quản lý tài sản cố định, sử dụng tài sản cố định hợp lý tránh hao mòn hữu hình do việc sử dụng và bảo quản không hợp lý.

+ Thanh lý nhượng bán tài sản cố định lạc hậu, sử dụng không có hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư, mua sắm hình thành nên tài sản cố định khác.

+  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

ở Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN vốn lưu động chiếm tỷ trọng là 42,86% trong tổntg vốn kinh doanh của công ty. Trong năm 2004 Công ty đạt nhiều tiến bộ  trong việc đẩy mạnh tốc độ chu chuyển vốn.

Công ty cần có kế hoạch tiêu thụ hàng hóa, tổ chức tốt các nghiệp vụ kinh doanh để đảy nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động. Công ty nên thường xuyên kiểm tra các kho hàng hóa để xác định giá trị của hàng tồn kho tránh tình trạng bị thâm hụt vốn, ảnh hưởng đến giá trị tài sản của Công ty.

Đẩy nhanh vòng quay vốn cần phải tăng cường thu hồi các khoản phải thu, kiểm soát các khoản nợ khó đòi để xử lý kịp thời tránh bị chiếm dụng vốn.

4.  Vấn đề thanh toán bằng ngoại tệ 

Trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty phải sử dụng ngoại tệ trong quan hệ thanh toán với các đối tác nước ngoài. Trong khi đó thị trường tiền tệ luôn biến động (ngoại tệ luôn có xu hướng tăng giá), mà thời điểm doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu đến thời điểm  thanh toán với bên xuất khẩu lại có khoảng cách về thời gian, do vậy tỷ giá ngoại tệ biến động có thể đem lại sự thiệt thòi cho công ty, ảnh hưởng tới giá vốn hàng bán và tình hình đầu tư của Công ty. Để khắc phục tình trạng này Công ty cần đưa ra các biện pháp để khắc phục tình trạng này. 

Kết luận

Trong sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế, có thể nói vai trò của đầu tư phát triển là một cách thức quan trọng để duy trì "nhịp đập" kinh tế. ở đó có thể kể đến hiệu quả của đầu tư sản xuất là một động lực quan trọng nhất. 

Cơ sở để phát triển của một doanh nghiệp cũng không loại trừ vấn đề này, qua bài viết trên đây, tôi muốn khẳng định lại vai trò của hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp (trên góc nhìn vi mô),  từ đó thấy tầm quan trọng  của hiệu quả đầu tư.

 Từ thực tiễn của Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà Nội, có thể nói không phải đã phản ánh đầy đủ các tính năng, vai trò hiệu quả cúa đầu tư sản xuất kinh doanh nói chung. Nhưng nó cũng đã đóng góp một phần  nhỏ của mình để minh hoạ về hiệu quả đầu tư theo cách riêng biệt và đặc thù của ngành, nghề sản xuất kinh doanh trong xã hội. 

Nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng có ý nghĩa đặc biệt trong một số điều kiện nhất định: khi khả năng phát triển nền sản xuất theo chiều rộng (tăng nguồn lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên …) bị hạn chế khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Tăng hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh là một trong những yếu tố làm tăng thêm sức cạnh tranh, giành lợi thế trên thương trường … Doanh nghiệp sẽ vững cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập nền kinh tế. 
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